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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Cùng sự phát triển không ngừng của lĩnh vực tự động
hóa, ngày nay các thiết bị truyền dẫn, điều khiển khí nén –
thủy lực sử dụng trong máy móc trở nên rộng rãi ở hầu hết
các lĩnh vực công nghiệp như máy công cụ CNC, phương tiện
vận chuyển, máy dập, máy xây dựng, máy ép phun, máy bay,
tàu thủy, máy y khoa, dây chuyền chế biến thực phẩm,… do
những thiết bị này làm việc linh hoạt, điều khiển tối ưu, đảm
bảo chính xác , công suất lớn với kích thước nhỏ gọn và lắp
đặt dễ dàng ở những không gian chật hẹp so với các thiết bị
truyền động và điều khiển bằng cơ khí hay điện.   
   

Nhằm trang bị cho bạn đọc nền kiến thức tốt nhất để tiếp
cận nhanh chóng với các thiết bị của hệ thống điều khiển khí
nén – thủy lực trong thực tế. Bằng những kinh nghiệm tác giả
đúc kết được của nhiều năm làm việc thực tiễn trên các máy,
công nghệ điều khiển số hiện đại góp phần vào đào tạo
nguồn nhân lực, tác giả đã biên soạn ra cuốn sách này. 

Cuốn sách “Điều khiển khí nén & thủy lực” được tác giả
tổng hợp từ những kiến thức cơ bản của các lĩnh vực liên
quan. Hy vọng qua nội dung của cuốn sách này bạn đọc có
thể tính toán, thiết kế, lắp đặt và điều khiển được một hệ
thống truyền dẫn khí nén & thủy lực theo các yêu cầu khác
nhau. 

Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, không thể
tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự đóng góp của các
độc giả gần xa. 

 
Tp.HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2004

Tác giả 
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Sơ lược về hệ thống điều khiển khí
nén & thủy lực  
� Hệ thống điều khiển 
� Tín hiệu điều khiển 
� Điều khiển vòng hở 
� Điều khiển vòng kín 

Ưu và nhược điểm của hệ thống
điều khiển thủy lực & khí nén 
Phạm vi ứng dụng 
Công thức và đơn vị đo cơ bản  
Bài tập 
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1.1.   SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN VÀ THỦY LỰC 
 
1.1.1. Hệ thống điều khiển 

Hệ thống điều khiển khí nén & thủy lực bao gồm các phần tử điều khiển và cơ cấu 
chấp hành được nối kết với nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để thực hiện những nhiệm vụ 
theo yêu cầu đặt ra. Hệ thống được mô tả như hình 1-1. 
 
 Năng lượng điều khiển

Phản hồi

Cơ cấu chấp hành  ( biến 
năng lượng -> cơ năng) 

Xử lý thông tin,
điều khiển 

Tín hiệu 
đầu vào 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.1  Hệ thống điều khiển khí nén & thủy lực  
- Tín hiệu đầu vào: nút nhấn, công tắc; công tắc hành trình; cảm biến. 
- Phần xử lý thông tin: xử lý tín hiệu nhận vào theo một quy tắc logic xác định, làm thay 
đổi trạng thái của phần tử điều khiển: van logic And, Or, Not, Yes, Flip-Flop, rơle… 
- Phần tử điều khiển: điều khiển dòng năng lượng ( lưu lượng, áp suất) theo yêu cầu, thay 
đổi trạng thái của cơ cấu chấp hành: van chỉnh áp, van đảo chiều, van tiết lưu, ly hợp… 
- Cơ cấu chấp hành: thay đổi trạng thái của đối tượng điều khiển, là đại lượng ra của mạch 
điều khiển: xy lanh khí-dầu, động cơ khí nén-dầu. 
- Năng lượng điều khiển: bao gồm phần thông tin và công suất. 

Phần thông tin:  
-điện tử 
- điện cơ 
- khí 
- dầu 
- quang học 
- sinh học 

Phần công suất: 
- Điện: công suất nhỏ, điều khiển hoạt động dễ, nhanh. 
- Khí: công suất vừa, quán tính, tốc độ cao. 
- Thủy: công suất lớn, quán tính ít - dễ ổn định, tốc độ thấp. 

1.1.2. Các loại tín hiệu điều khiển 
Trong điều khiển khí nén và thuỷ lực nói chúng ta sử dụng hai loại tín hiệu:  
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+  rời rạc (số) (hình 1.2.b). 
 S(signal) 

S(signal) 
 
 1
 

0 
t (time)t (time) Hình 1.2.b Hình 1.2.a

 
1.1.3. Điều khiển vòng hở 

Hệ thống điều khiển vòng hở là không có sự so sánh giữa tín hiệu đầu ra với tín 
hiệu đầu vào, giá trị thực thu được và giá trị cần đạt không được điều chỉnh, xử lý. Hình 
1.3 mô tả hệ thống điều khiển tốc độ động cơ thủy lực. 
 

Tốc độ 

- Thay đổi tải trọng
- Thay đổi lưu lượng bơm
- Thay đổi áp suất hệ 
- Thay đổi t0 dầu

Lưu lượng Lưu lượng Động cơ 
thủy lực 

Giá trị đặt    Van điều 
khiển tỉ lệ

 
 
 
 
 
 
 
 
 Hình 1.3 Hệ thống điều khiển hở tốc độ động cơ thủy lực 
 
1.1.4. Điều khiển vòng kín (hồi tiếp) 

Hệ thống mà tín hiệu đầu ra được phản hồi để so sánh với tín hiệu đầu vào. Độ 
chênh lệch của 2 tín hiệu vào ra được thông báo cho thiết bị điều khiển, để thiết bị này tạo 
ra tín hiệu điều khiển tác dụng lên đối tượng điều khiển sao cho giá trị thực luôn đạt được 
như mong muốn. Hình 1.4 minh họa hệ thống điều khiển vị trí của chuyển động cần pít 
tông xy lanh thủy lực. 

 Bộ điều 
khiển tỉ lệ 

Khuếch 
đại tỉ lệ

-  

+ 

Phần tử  
so sánh 

kp

Vị trí

Đo lường vi trí

Tín hiệu 
điều khiển

 (u) Lưu lượng  Van điều 
khiển tỉ lệ

Giá trị đặt   Xy lanh 
thủy lực 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.4 Hệ thống điều khiển kín vi trí pít tông thủy lực  
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1.2. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN  KHÍ NÉN & THỦY 
LỰC 
1.2.1. Khí nén 
a) Ưu điểm 
− Tính đồng nhất năng lượng giữa phần I và P ( điều khiển và chấp hành) nên bảo 

dưỡng, sửa chữa, tổ chức kỹ thuật đơn giản, thuận tiện. 
− Không yêu cầu cao đặc tính kỹ thuật của nguồn năng lượng: 3 – 8 bar. 
− Khả năng quá tải lớn của động cơ khí 
− Độ tin cậy khá cao ít trục trặc kỹ thuật 
− Tuổi thọ lớn 
− Tính đồng nhất năng lượng giữa các cơ cấu chấp hành và các phần tử chức năng báo 

hiệu, kiểm tra, điều khiển nên làm việc trong môi trường dễ nổ, và bảo đảm môi 
trường sạch vệ sinh. 

− Có khả năng truyền tải năng lượng xa, bởi vì độ nhớt động học khí nén nhỏ và tổn thất 
áp suất trên đường dẫn ít. 

− Do trọng lượng của các phần tử trong hệ thống điều khiển bằng khí nén nhỏ, hơn 
nữakhả năng giãn nở của áp suất khí lớn, nền truyền động có thể đạt được vận tốc rất 
cao. 

b) Nhược điểm 
− Thời gian đáp ứng chậm so với điện tử 
− Khả năng lập trình kém vì cồng kềnh so với điện tử , chỉ điều khiển theo chương trình 

có sẵn. Khả năng điều khiển phức tạp kém. 
− Khả năng tích hợp hệ điều khiển phức tạp và cồng kềnh. 
− Lực truyền tải trọng thấp. 
− Dòng khí nén thoát ra ở đường dẫn gây tiếng ồn 
− Không điều khiển được quá trình trung gian giữa 2 ngưỡng. 
1.2.2. Thủy lực 
a) Ưu điểm 
- Truyền động được công suất cao và lực lớn nhờ các cơ cấu tương đối đơn giản, hoạt động 
với độ tin cậy cao, đòi hỏi ít về chăm sóc, bảo dưỡng. 
- Điều chỉnh được vận tốc làm việc tinh và không cấp nhờ các thiết bị điều khiển kỹ thuật 
số hóa, dễ thực hiện tự động hóa theo điều kiện làm việc hoặc chương trình đã cho sẵn. 
- Kết cấu nhỏ gọn, nối kết giữa các thiết với nhau dễ dàng bằng việc đổi chỗ các mối nối 
ống. 
- Dễ biến đổi chuyển động quay của động cơ thành chuyển động tịnh tiến của cơ cấu chấp 
hành. 
- Có khả năng giảm khối lượng và kích thước nhờ chọn áp suất thủy lực cao. 
- Nhờ quán tính nhỏ của bơm và động cơ thủy lực, nhờ tính chịu nén của dầu nên có thể sử 
dụng vận tốc cao mà không sợ bị va đập mạnh như trong trường hợp cơ khí hay điện. 
- Dễ theo dõi và quan sát bằng áp kế, ngay cả những hệ mạch phức tạp. 
- Tự động hóa đơn giản dùng các phần tử tiêu chuẩn hóa. 
- Dễ đề phòng quá tải nhờ van an toàn. 
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b) Nhược điểm 
- Mất mát trong đường ống dẫn và rò rỉ bên trong các phần tử, làm giảm hiệu suất và 
phạm vi ứng dụng. 
- Khó giữ  được vận tốc không đổi khi phụ tải thay đổi do tính nén được của dầu và tính 
đàn hồi của đường ống dẫn. 
- Nhiệt độ và độ nhớt thay đổi làm ảnh hưởng đến độ chính xác điều khiển. 
- Khả năng lập trình  và tích hợp hệ thống kém nên khó khăn khi thay đổi chương trình làm 
việc. 
- Khi mới khởi động, nhiệt độ của hệ thống chưa ổn định, vận tốc làm việc thay đổi do độ 
nhớt của chất lỏng thay đổi. 
 
1.3. PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC 
1.3.1. Phạm vi ứng dụng của điều khiển khí nén 

Hệ thống điều khiển khí nén được sử dụng rộng rãi ở những lĩnh vực mà ở đó vấn 
đề nguy hiểm, hay xảy ra các cháy nổ, như: các đồ gá kẹp các chi tiết nhựa, chất dẻo; 
hoặc được sử dụng trong ngành cơ khí như cấp phôi gia công; hoặc trong môi trường vệ 
sinh sạch như công nghệ sản xuất các thiết bị điện tử. Ngoài ra hệ thống điều khiển bằng 
khí nén được sử dụng trong các dây chuyền sản xuất thực phẩm, như: rữa bao bì tự động, 
chiết nước vô chai…; trong các thiết bị vận chuyển và kiểm tra của các băng tải, thang máy 
công nghiệp, thiết bị lò hơi, đóng gói, bao bì, in ấn, phân loại sản phẩm và trong công 
nghiệp hóa chất, y khoa và sinh học. 

 
1.3.2. Phạm vi ứng dụng của điều khiển thủy lực 

Hệ thống điều khiển thủy lực được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, như: máy 
ép áp lực, máy nâng chuyển, máy công cụ gia công kim loại, máy dập, máy xúc, tời kéo,… 
 Dưới đây là một số hình minh họa về ứng dụng của hệ thống điều khiển khí nén và 
thủy lực. 

Hệ thống nâng bảo dưỡng xe
 
 

Táy máy gắp sản phẩm bằng khí nén 
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Khuôn tạo dè xe máy Máy cắt thủy lực 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghép các cơ cấu khuôn  
Máy ép thủy lực  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máy cán thủy lực 
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Máy ép đế giày 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máy chấn thủy lực  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máy uốn ống thủy lực  
 
 

 

Phân loai sản phẩm

 
 
 
 
 
 Đóng gói sản phẩm
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1.4. CÔNG THỨC VÀ ĐƠN VỊ ĐO CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN 
1.4.1. Lực 
- Đơn vị của lực là Newton (N). 1 Newton là lực tác động lên đối trọng có khối lượng 1kg 
với gia tốc 1 m/s2. 

1 N = 1 kg.m/s2 
1.4.2. Áp suất 
- Đơn vị cơ bản của áp suất theo hệ đo lường SI là pascal. 
- Pascal (Pa) là áp suất phân bố đều lên bề mặt có diện tích 1m2 với lực tác động vuông 
góc lên bề mặt đó là 1 Newton (N). 

1 Pascal  = 1 N/m2 = 1kg m/s2/m2 = 1kg/ms2 
- Ngoài ra còn dùng đơn vị bar: 

1 bar = 105Pa = 1Kg/cm2 =1 at 
- Một số nước tư bản còn dùng đơn vị psi ( pound (0.45336 kg) per square inch (6.4521 
cm2) 

Kí hiệu lbf/in2 (psi); 1 bar = 14,5 psi 
- Áp suất có thể tính theo cột áp lưu chất 

P = wh 
Trong đó:  w trọng lượng riêng lưu chất 

   h chiều cao cột áp 
1.4.3. Lưu lượng 
- Lưu lượng là vận tốc dòng chảy của lưu chất qua một tiết diện dòng chảy. Đơn vị thường 
dùng là l/min. 

Q = v.A 
Trong đó: Q lưu lượng của dòng chảy 

A Tiết diện của dòng chảy 
v Vận tốc trung bình của dòng chảy 

1.4.3. Công 
- Đơn vị của công là Joule (J). 1 Joule là công sinh ra dưới tác động của lực 1 N để vật dịch 
chuyển quãng đường 1 m. 

1 J =1Nm 
1 J = 1 m2kg/s2 

- Công được tính theo công thức:  
Wk = F*L 

Trong đó: F  lực tác dụng vào vật 
L  quảng đường vật đi được. 

 
1.4.4. Công suất 
-Đơn vị công suất là Watt 
-1 Watt là công suất, trong thời gian 1 giây sinh ra năng lượng 1 joule. 

1 W = 1 Nm/s 
1 W = 1 m2kg/s3 

- Công suất được tính theo công thức: 
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(kW)
600

(bar) P*(l/min) QH =

 
1.4.5. Độ nhớt 
- Độ nhớt động của một chất là có độ nhớt động lực 1 Pa.s và khối lượng riêng 1 kg/cm3. 
 

ρ
ηv =

Trong đó: 
η: độ nhớt động lực [Pa.s] 
ρ: khối lượng riêng [kg/m3] 
v: độ nhớt động [m2/s] 

- Ngoài ra ta còn sử dụng đơn vị độ nhớt động là Stokes (St) hoặc là centiStokes (cSt). 
Chú ý: độ nhớt động không có vai trò quan trọng trong hệ thống điều khiển khí nén mà nó 
rất quan trọng trong điều khiển thủy lực. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  13 

 



ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC Chương 1 – Đại cương về điều khiển Khí nén & Thủy lực 
 

BÀI TẬP CHƯƠNG 1 
Bài 1: 

Lối vào của bơm thủy lực là cách bề mặt của bể chứa dầu là 0.6m. Trọng lượng 
riêng của dầu 0.86 g/cm3. Xác định áp suất tĩnh tại lối vào của bơm. 
Bài 2: 

Tính toán đường kính trong của ống hút và ống đẩy của bơm có lưu lượng là 40 
l/min làm việc với vận tốc lớn nhất ở ống hút là 1.2m/s và ở ống đẩy là 3.5m/s. 
Bài 3: 

Một bơm thủy lực có thông số lưu lượng 12l/min và áp suất làm việc là 200 bar. 
1.Tính công suất thủy lực bơm 
2.Nếu hiệu suất làm việc của bơm là 60% thì công suất của động cơ điện cần thiết truyền 
động bơm là bao nhiêu. 
 

 
]]]]]] 	 ^^^^^^ 
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CHƯƠNG 2 
  

SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI 
NGUỒN NĂNG LƯỢNG 
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¾ 
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Khí nén
� Sản xuất khí nén 
� Phân phối khí nén 
� Xử lý khí nén 

Thủy lực  
� Cung cấp năng lượng 
� Xử lý dầu 
Bài tập 
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2.1. KHÍ NÉN 
2.1.1. Sản xuất khí nén 

Hệ thống điều khiển khí nén hoạt động dựa vào nguồn cung cấp khí nén, nguồn khí 
này phải được sản xuất thường xuyên với lượng thể tích đầy đủ với một áp suất nhất định 
thích hợp cho năng lượng hệ thống. 
2.1.1.1. Máy nén khí 

Máy nén khí là máy có nhiệm vụ thu hút không khí, hơi ẩm, khí đốt ở một áp suất 
nhất định và tạo ra nguồn lưu chất có áp suất cao hơn. 
2.1.1.2 Các loại máy nén khí 

Máy nén khí được phân loại theo áp suất hoặc theo nguyên lý hoạt động. Đối với 
nguyên lý hoạt động ta có: 

-Máy nén theo nguyên lý thể tích: máy nén pít tông, máy nén cánh gạt.  
-Máy nén tuốc bin là được dùng cho công suất rất lớn và không kinh tế khi sử dụng 

lưu lượng dưới mức 600m3/phút. Vì thế nó không mang lại áp suất cần thiết cho ứng dụng 
điều khiển khí nén và hiếm khi sử dụng. 
2.1.1.2.1. Máy nén kiểu pít tông (Reciprocating compressors) 

Máy nén pít tông (hình 2.1) là máy nén phổ biến nhất và có thể cung cấp năng suất 
đến 500m3/phút. Máy nén 1 pít tông có thể nén khí khoảng 6 bar và ngoại lệ có thể đến 10 
bar; máy nén kiểu pít tông hai cấp có thể nén đến 15 bar; 3-4 cấp lên đến 250 bar. 

í Khí nén

Chu kì hút Chu kì nén và đẩy

Pít tông

Kí hiệu 

Hình 2.1   Máy nén kiểu pít tông 

Không kh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu lượng của máy nén pít tông: 

 
Qv = V.n.ηv .10-3  [lít / phút]    (2.1) 

Trong đó: 
  V - Thể tích của khí nén tải đi trong một vòng quay  [cm3]; 
  n – Số vòng quay của động cơ máy nén   [vòng / phút] 
  ηv – Hiệu suất nén      [%] 
2.1.1.2.2. Máy nén kiểu cánh quạt (Rotary compressors) 
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Nguyên lý hoạt động của máy nén khí kiểu cánh gạt mô tả ở hình 2.2: không khí sẽ 

được vào buồng hút. Nhờ rôto và stato đặt lệch tâm, nên khi rôto quay chiều sang phải, thì 
không khí vào buồng nén. Sau đó khí nén sẽ đi ra buồng đẩy. 

Lưu lượng của máy nén cánh gạt tính theo []: 
 
Qv = (π.D – z.a).2.e.b.n.λ  [m3/phuùt]   (2.2) 

 

Buoàng 
huùt Buoàng 

đẩy

2e

a

D

Kí hiệu

Hình 2.2   Máy nén kiểu cánh gạt

Trong đó: 
  a - Chiều dày cánh gạt  [m];     

e – Độ lệch tâm   [m]; 
  z – Số cánh gạt;       

D – Đường kính stato   [m]; 
  n – Số vòng quay rôto  [vòng/phút];  

b – Chiều rộng cánh gạt  [m]. 
  λ - Hiệu suất     (λ = 0,7 – 0,8); 
    
2.1.2. Phân phối khí nén 

Hệ thống phân phối khí nén có nhiệm vụ chuyển không khí nén từ nơi sản xuất đến 
nơi tiêu thụ, đảm bảo áp suất p và lưu lượng Q và chất lượng khí nén cho các thiết bị làm 
việc, ví dụ như van, động cơ khí, xy lanh khí… 

Truyền tải không khí nén được thực hiện bằng hệ thống ống dẫn khí nén, chú ý đối 
với hệ thống ống dẫn khí có thể là mạng đường ống được lắp ráp cố định (trong toàn nhà 
máy) và mạng đường ống lắp ráp trong từng thiết bị, trong từng máy mô tả ở hình 2.3. 

Đối với hệ thống phân phối khí nén ngoài tiêu chuẩn chọn máy nén khí hợp lí, tiêu 
chuẩn chọn đúng các thông số của hệ thống ống dẫn ( đường kính ống, vật liệu ống); cách 
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lắp đặt hệ thống ống dẫn, bảo hành hệ thống phẫn phối cũng đóng vai trò quan trọng về 
phương diện kinh tế cũng như yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống điều khiển khí nén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.1. Bình nhận và trích khí nén 

Bình trích chứa khí nén có nhiệm vụ cân bằng áp suất khí nén của máy nén khí 
chuyển đến, trích chứa, ngưng tụ và tách nước trước khi chuyển đến nơi tiêu thụ. 

Kích thước của bình trích chứa phụ thuộc vào công suất của máy nén khí, công suất 
tiêu thụ của các thiết bị sử dụng vàphương pháp sử dụng khí nén. 

Bình trích chứa khí nén có thể đặt nằm ngang, nằm đứng. Đường ống ra của khí nén 
bao giờ cũng nằm ở vị trí cao nhất của bình trích chứa (hình 2.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.2. Đường ống 

Đường ống dẫn khí nén có đường kính trong vài milimet trở lên. Chúng được làm 
bằng các vật liệu cao su, nhựa hoặc kim loại. 

Thông số cơ bản kích thước ống (đường kính bên trong) phụ thuộc vào: vận tốc dòng 
chảy cho phép, tổn thất áp suất cho phép, áp suất làm việc, chiều dài ống, lưu lượng, hệ số 
cản trở dòng chảy và các phụ kiện nối ống. 
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- Lưu lượng: phụ thuộc vào vận tốc dòng chảy (Q=v.F). Vận tốc dòng chảy càng lớn, tổn 

thất áp suất trong ống càng lớn. 
- Vận tốc dòng chảy: vận tốc dòng chảy của khí nén trong ống dẫn nên chọn là từ 6 ÷ 10 

m/s. Vận tốc của dòng chảy khi qua các chỗ lượn cua của ống hoặc nối ống, van, những 
nơi có tiết diện nhỏ lại sẽ tăng lên, hay vận tốc dòng chảy sẽ tăng lên nhất thời khi các 
thiết bị hay máy móc đang vận hành. 

- Tổn thất áp suất: tốt nhất không vượt quá 0.1 bar. Thực tế sai số cho phép đến 5% áp 
suất làm việc. Như vậy tổn thất áp suất là 0.3 bar là chấp nhận được với áp suất làm 
việc là 6 bar. 

- Hệ số cản dòng chảy: khi lưu lượng khí đi qua các chỗ nối khớp, van, khúc cong sẽ gây 
ra hiện tượng cản dòng chảy. Bảng 1, biểu thị các hệ số cản tương đương chiều dài ống 
dẫn l’ của các phụ kiện nối. 

 
Chiều dài ống dẫn tương đương l’ (m) 
Đường kính trong của ống dẫn (mm) 

 
Phụ kiện nối 

 25 40 50 80 100 125 150 

Van kiểu màng 
mỏng 

 
1,2 2,0 3,0 4,5 6 8 10 

Van khóa 

 
6 10 15 25 30 50 60 

Van mở một phần 
 

3 5 7 10 15 20 25 

Van chắn 
 

0,3 0,5 0,7 1 1,5 2 2,5 

Nối vuông góc 
 

1,5 2,5 3,5 5 7 10 15 

Độ cong R = d d

 
0,3 0,5 0,6 1 1,5 2 2,5 

Độ cong R = 2d 
R  

0,15 0,25 0,3 0,5 0,8 1 1,5 

Ống nối T 
 

2 3 4 7 10 15 20 

Nối ống thu nhỏ d2d 0,5 0,7 1 2 2,5 3,5 4 

Bảng 1 Giá trị hệ số cản ζ tương đương chiều dài ống dẫn l’ 

Trong thực tế để xác định các thông số cơ bản của mạng đường ống người ta dựa vào 
biểu đồ được cho trong hình 2.5 dưới đây. 
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Hình 2.5 Biểu đồ sự phụ thuộc của các thông số 
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Theo biểu đồ hình 2.5, các thông số yêu cầu như áp suất p, lưu lượng q, chiều dài 
ống, tổ thất áp suất ∆p và đường kính ống có mối liên hệ phụ thuộc với nhau. 

 
Ví dụ:   áp suất yêu cầu p = 7   [bar] 

   Chiều dài ống l = 200   [m] 
   Lưu lượng qv = 10   [m3/phút] 
   Tổn thất áp suất ∆p = 0,1   [bar] 

Từ biểu đồ hình 2.5 ta xác định được mối quan hệ giữa các đại lượng trên bằng 
đường nét đậm và từ đó ta được đường kính trong của ống dẫn cần chọn φ = 70 mm. 
2.1.3. Xử lý khí nén 
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Khí nén được tạo ra từ máy nén khí có chứa nhiều chất bẩn, độ bẩn có thể ở các mức 
độ khác nhau. Chất bẩn có thể là bụi, độ ẩm của không khí hút vào, những cặn bả của dầu 
bôi trơn và truyền động cơ khí. Hơn nữa trong quá trình nén nhiệt độ của khí nén tăng lên, 
có thể gây ra ôxy hóa một số phần tử của hệ thống. Do đó việc xử lý khí nén cần phải thực 
hiện bắt buộc. Khí nén không được xử lý thích hợp sẽ gây hư hỏng hoặc gây trở ngại tính 
làm việc của các phần tử khí nén. Đặc biệt sử dụng khí nén trong hệ thống điều khiển đòi 
hỏi chất lượng khí nén rất cao. Mức độ xử lý khí nén tùy thuộc vào từng phương pháp xử 
lý. Trong thực tế người ta thường dùng bộ lọc để xử lý khí nén (hình 2.6). 
 

Kí hiệu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.6 Bộ lọc khí  
Bộ lọc khí có 3 phần tử: van lọc, van điều chỉnh áp suất và van tra dầu.  

� Van lọc khí (hình 2.7) là làm sạch các chất bẩn và ngưng tụ hơi nước chứa trong nó. 
Khí nén sẽ tạo chuyển động xoắn khi qua lá xoắn kim loại, sau đó qua phần tử lọc, các 
chất bẩn được tách ra và bám vào màng lọc, cùng với những phân tử nước được để lại nằm 
ở đáy của bầu lọc. Tùy theo yêu cầu chất lượng của khí nén mà chọn phần tử lọc. Độ lớn 
của phần tử lọc nên chọn từ 20µm – 50µm.  
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Cửa xả nuớc

Tấm ngăn cách

Phần tử lọc

Lá kim loại xoắn

Phần chứa nước

Khí vào Khí ra

Hình 2.7  Van lọc khí nén 

Kí hiệu
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� Van điều chỉnh áp suất: nhiệm vụ của van áp suất là ổn định áp suất điều chỉnh, mặc 

dù có sự thay đổi bất thường của áp suất làm việc ở đường ra hoặc sự dao động của áp 
suất ở đầu vào. Áp suất ở đầu vào luôn luôn là lớn hơn áp suất ở đầu ra (hình 2.8). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Van điều chỉnh áp được điều chỉnh bằng vít điều chỉnh tác động lên màng kín. Phía 
trên của màng chịu tác dụng của áp suất đầu ra, phía dưới chịu tác dụng của lực lò xo sinh 
ra do vít điều chỉnh. Bất kỳ sự tăng áp ở đầu tiêu thụ gây cho màng kín dịch chuyển chống 
lại lực căn của lò xo vì vậy hạn chế dòng khí đi qua miệng van cho tới lúc có thể đóng sát. 
Khi khí nén được tiêu thụ, áp suất đầu ra giảm, kết quả là đĩa van được mở bở lực căn lò 
xo lực. Để ngăn chặn đĩa van dao động chập chờn phải dùng đến lò xo cản gắn trên đĩa 
van. 
� Van tra dầu: được sử dụng đảm bảo cung cấp bôi trơn cho các thiết bị trong hệ thống 

điều khiền khí nén nhằm giảm ma sát, sự ăn mòn và sự gỉ (hình 2.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22 

  

í vào Khí ra
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P1

u chỉnh
ực
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 van

ản

Cửa xả khí

Vít điều chỉnh
Lỗ quan sát

Hình 2.9 Van tra dầu 

Khí vào Khí + dầu bôi trơn

Kí hiệu 

Van một chiềuỐng dẫn dầu

Ống venturi

Hình 2.8 Van điều chỉnh áp suất 

Kí hiệu 
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Vít ñieà
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2.2. THỦY LỰC 
2.2.1. Cung cấp năng lượng dầu ép 

Trong hệ thống điều khiển thủy lực nguồn năng lượng được dùng để hệ hoạt động là 
dầu ép. Để cung cấp năng lượng cho hệ thống điều khiển thường sử dụng thiết bị bơm dầu. 

Bơm dầu là một phần tử quan trọng nhất của hệ thồng điều khiển thủy lực, dùng để 
biến  cơ năng thành năng lượng của dầu. Những thông số cơ bản của bơm là lưu lượng và 
áp suất. 

Lưu lượng của bơm về lý thuyết không phụ thuộc vào áp suất (trừ bơm ly tâm), mà 
chỉ phụ thuôc vào kích thước hình học và vận tốc quay của nó. Nhưng trong thực tế do sự 
rò rỉ qua khe hở giữa khoang hút và khoang đẩy, giữa khoang đẩy với bên ngoài nên lưu 
lượng thực tế của bơm nhỏ hơn lưu lượng lý lý thuyết và giảm dần khi áp suất tăng. 
2.2.1.1. Các loại bơm 
2.2.1.1.1. Bơm bánh răng 

Bơm bánh răng có kết cấu như hình 2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyên lý làm việc của bơm bánh răng là sự thay đổi thể tích: khi thể tích của buồng 
hút (A) tăng, bơm dầu hút, thực hiện chu kỳ hút; và khi thể tích giảm, bơm đẩy dầu ra 
buồng (B), thực hiện chu kỳ nén. Nếu trên đường đi của dầu ta đặt một vật cản thì dầu sẽ 
bị chặn lại tạo nên một áp suất nhất định phụ thuộc vào độ lớn của sức cản và kết cấu của 
bơm. 

Buồng hút A

Buồng đẩy B

Kí hiệu

Hình 2.10 Nguyên lý làm việc bơm bánh răng

Lưu lượng bơm bánh răng được tính theo công thức: 
 
 [l/ph].η

1000
Q v

d.m.z.b.n2π
= (2.3)

 
 
Trong đó:  
  m – mô đun của bánh răng    [cm]; 

   d – đường kính vòng chia bánh răng  [cm];  
   b – bề rộng bánh răng   [cm]; 
   n – số vòng quay trong một phút  [cm]; 
   z – số răng; 
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   ηv – hiệu suất thể tích. 
2.2.1.1.2 Bơm cánh gạt 

Bơm cánh gạt được dùng rộng rãi hơn bơm bánh răng do ổn định về lưu lượng, hiệu 
suất thể tích cao hơn. 

Lưu lượng bơm có thể thay đổi bằng cách thay đổi độ lệch tâm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu lượng của bơm cánh gạt tác động một kỳ nhiều cánh được tính theo công thức: 

 
 
 
Trong đó: 

   d – Đường kính stato  [cm]; 
   b – Chiều rộng cánh gạt [cm]; 
   e – Độ lệch tâm  [cm]; 

oàng 
åy B

oàng 
ùt A

Cánh gạt

Roâto

Stato

(2.4) [l/ph]d.b.n.e
1000
π2Q=

Hình 2.11 Bơm cánh gạt tác động đơn

Bu
ña

Bu
hu

   n – Số vòng quay của rôto [vòng/phút]. 
2.2.1.1.3. Bơm pít tông 

Bơm pít tông có khả năng làm kín tốt hơn so với bơm cánh gạt và bánh răng, bởi vậy 
bơm pít tông được sử dụng rộng rãi trong hệ thống thủy lực làm việc ở áp suất cao. Phụ 
thuộc vào vị trí của pít tông đối với rôto, có thể phân biệt chúng thành bơm hướng kính và 
hướng trục. 
2.2.1.1.3.1. Bơm hướng kính 

Bơm dầu pít tông hướng kính có các pít tông chuyển động hướng tâm vối trục quay 
của rôto. Tùy thuộc vào số pít tông ta có lưu lượng khác nhau (hình 2.12). 
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Hình 2.12 Bơm piston hướng kính 
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Lưu lượng bơm hướng kính được tính theo công thức: 
 

]/[10....
4

phlnihQ 3
2d −=

π (2.5)
 

 
Trong đó: 

  d – Đường kính pít tông   [cm]; 
  h – Khoảng chạy pít tông, h = 2e = (1.3 – 1.4)d ; e : độ lệch tâm [cm]; 
  i – Số pít tông; 
  n – Số vòng quay của rôto trong một phút. 
2.2.1.1.3.2. Bơm hướng trục 

Bơm pít tông hướng trục là loại bơm có các pít tông đặt song song với trục rôto và 
được truyền bằng khớp nối với trục quay của động cơ điện (hình 2.13 ). Bơm pít tông 
hướng trục có ưu điểm là kích thước nhỏ gọn và hầu hết đều chỉnh lưu được nhờ điều chỉnh 
góc nghiên của kết cấu đĩa nghiên ở trong bơm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lưu lượng bơm hướng trục được tính theo công thức: 
 
 
 

 
Trong đó: 

  d – Đường kính pít tông     [cm]; 
  D – đường kính trên đó phân bố các xy lanh  [cm]; 
  i – Số pít tông; 
  n – số vòng quay của trục rôto    [vg/ph]; 
  α - góc nghiên của rôto với trục quay   [độ]. 

Hình 2.13 Bơm pít tông hướng trục 

d
D

h

(2.6)3
2

phltgniDdQ −= απ ]/[10.....
4

α 
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2.2.1.2. Bể Dầu 
2.2.1.2.1. Nhiệm vụ 

- Cung cấp dầu cho hệ thống làm việc theo chu trình kín ( cấp và nhận dầu chảy về). 
- Giải tỏa nhiệt sinh ra trong quá trình bơm dầu làm việc. 
- Lắng đọng các chất cặn bả, dơ bẩn trong quá trình làm việc. 
- Tách nước. 

2.2.1.2.2. Chọn kích thước bể dầu 
Đối với bể dầu di động, thể tích được chọn như sau: 

V = 1,5.qv     (2.7) 
Đối với loại bể dầu cố định, thể tích bể dầu được chọn như sau: 

V = (3,0 – 5,0).qv    (2.8) 
Trong đó:  V [lít] ; qv [lít/phút] 
 

2.2.1.2.3. Kết cấu của bể dầu 
Hình 2.14 mô tả bộ nguồn cung cấp năng lượng dầu. Khi động cơ (1) có điện, bơm 

dầu làm việc, dầu được hút lên qua qua ống hút (15) cấp cho hệ thống điều khiển qua cửa 
áp (5), dầu xả được cho về lại thùng (11) qua cửa (8) qua bộ lọc (16). 
 

Hình 2.14 Kết cấu bộ nguồn dầu 
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Dầu thường được đổ vào thùng (11) qua một cửa (10) bố trí trên nắp bể lọc và có thể 
kiểm tra mức dầu đạt yêu cầu nhờ mắt dầu (9). 

Quan sát áp suất của bộ nguồn dầu bằng đồng hồ áp suất (7). Giá trị áp suất giới hạn 
của nguồn được điều chỉnh bằng van an toàn áp suất (6). 
 
2.2.2. XỬ LÝ DẦU 

Trong hệ thống điều khiển thủy lực, việc xử lý dầu thường dùng đến bộ lọc dầu. 
Hình 2.15 là các bộ lọc với các kích thước và chủng loại khác nhau. Trong quá trình 

làm việc không tránh khỏi dầu bị bẩn do các chất bẩn được tạo ra từ bên ngoài hay bản 
thân của nó. Những chất bẩn này đã gây ra hiện tượng kẹt các khe hở, các tiết diện dòng 
chảy làm ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định hoạt động của hệ thống và hư hỏng. Do đó 
trong hệ thống dầu ép ta thường gắn các bộ lọc dầu để ngăn ngừa chất bẩn thâm nhập vào 
bên trong các cơ cấu, phần tử dầu ép. 

Bộ lọc dầu thường đặt ở ống hút của bơm dầu. Trường hợp cần dầu sạch hơn, đặt 
thêm một bộ nữa ở cửa ra của bơm, và một ở ống xả của hệ thống dầu ép. 

Lưu lượng chảy qua bộ lọc dầu, ta dùng công thức tính lưu lượng qua lưới lọc: 
 

]/[. phlpAQ α ∆
=

η
(2.9) 

Trong đó: 
  A – diện tích toàn bộ bề mặt lọc  [cm2]; 
  ∆p - hiệu áp của bộ lọc (∆p = p2 – p1) [bar]; 
  η - độ nhớt động lực của dầu   [P]; 

 α - hệ số lọc, đặc trưng cho lượng dầu chảy qua bộ lọc trên đơn vị diện tích  
và thời gian       [l/cm2.ph]. 

Tùy thuộc vào đặc điểm của bộ lọc, có thể lấy α = 0,006 –   0,009. 
 

Hình 2.15 Bộ lọc

 
� Một số cách lắp bộ lọc dầu trong hệ thống 
Tùy theo yêu cầu chất lượng của dầu trong hệ thống điều khiển, mà ta có thể lắp các 

bộ lọc dầu ở các vị trí khác nhau (hình 2.16). 
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M

 a. Bộ lọc lắp ở đường hút 

MT

b. Bộ lọc lắp ở đường nén 

M

c. Bộ lọc lắp ở đường xả

T

 
Hình 2.16 - Cách lắp bộ lọc trong hệ thống  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 28 

  



ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC  Chương 2 – Sản xuất & phân phối nguồn năng lượng 
 

BÀI TẬP CHƯƠNG 2 
Bài 1: 

Một bơm chuyển dời vị trí có thể tích là 14 cm3/rev được quay với 1440 rev/min và 
áp suất làm việc lớn nhất là 150 bar. Hiệu suất thể tích là 0.9 và hiệu suất tổng của bơm là 
0.8. Tính: 
1. Lưu lượng bơm trong 1 phút 
2. Công suất vào cần thiết tại trục bơm. 
3. Mômen truyền động tại trục bơm. 
Bài 2: 

Một bơm chuyển dời vị trí với lưu lượng 1l/min được bơm vào một ống có thể tích 
là 1 lít. Nếu cuối ống bị khóa đột ngột, tính tăng áp sau 1 giây. 
Bài 3: 
 Một máy nén cần một lưu lượng 200l/min để mở và đóng khuôn ở áp suất lớn nhất 
là 30 bar. Hành trình làm việc (khi ép) cần một áp suất tối đa là 400 bar, thì lưu lượng 
trong khoảng 12 ¸ 20 l/min thỏa mãn hay không? Công suất của bơm dịch chuyển vị trí là 
bao nhiêu? 

 
]]]]]] 	 ^^^^^^ 
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PHẦN II 
 
 

CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG 
 ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC 

 
 
 

Khái niệm 
 
 
 
Một hệ thống điều khiển thủy lực - khí nén có thể là một hệ điều khiển kín hay một 

hệ hở, về cơ bản nó chứa các thành phần, phần tử được mô tả như hình 3.1. 
Tùy theo nhiệm vụ hoạt động của đối tượng điều khiển, mức độ phức tạp của hệ điều 

khiển mà ta có thể phân tích, chọn các phần tử thích hợp cho việc thiết kế hệ điều khiển 
và hệ thống động học.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nguồn năng lượng 

Cơ cấu chấp hành 

Phần tử điều khiển 

Phần tử xử lý tín hiệu 
(1V2)

Phần tử đưa tín hiệu 
(1S1, 1S2, 1S3) 

Bộ phận lọc 

Đại lượng vào (vật lí) 
Lưu lượng, Áp suất 

Hình 3.1 Cấu trúc mạch điều khiển và các phần tử 
 

 
  30  



ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC  Chương 3 – Các phần tử đưa & xử lý tín hiệu 
 
 
 

CHƯƠNG 3  
 

PHẦN TỬ ĐƯA TÍN HIỆU VÀ XỬ LÝ  
TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¾ Các phần xử lý tín hiệu

� Phần tử YES 
� Phần tử NOT 
� Phần tử AND 
� Phần tử OR 
� Phần tử NAND 
� Phần tử NOR 
� Phần tử Flip-Flop 
� Phần tử thời gian 

 

¾ Các phần tử đưa tín hiệu
� Nút nhấn 
� Công tắc 
� Giới hạn hành trình 
� Cảm biến 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  31  



ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC  Chương 3 – Các phần tử đưa & xử lý tín hiệu 
 
3.1. CÁC PHẦN TỬ ĐƯA TÍN HIỆU 
Tín hiệu tác động và đưa vào xử lý có thể là điện, khí nén, thủy lực. Các phần tử đưa tín 
hiệu có thể: nút nhấn, giới hạn hành trình, công tắc, rơle, bộ định thời, bộ đếm, các cảm 
biến. 
 
3.1.1. Nút nhấn 
Nút nhấn tác động thì tiếp điểm (1,2) mở ra và tiếp điểm (1,4) nối lại. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Công tắc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công tắc thực hiện chuyển đổi trạng thái khi tác động 
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4

2

1
Điện

1

1

2

4

Hình 3.2 Tín hiệu điện (NO và NC) 

P

A
A

P

Hình 3.3 Tín hiệu khí- thủy lực (NC)

A

P
A

P

Hình 3.4 Tín hiệu khí- thủy lực (NO) 

P A
P

A

Hình 3.5 – Công tắc

Kí hiệu thủy - khíKí hiệu điện 
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Normally 
closed

Normally 
open

Free 
flow

Restricted 
flow

Pilot control

3.1.3. Giới hạn hành trình 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ví dụ: ứng dụng công tắc hành trình để khi đạp thắng xe thì đèn báo hiệu sáng (hình 

3.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 4

Hình 3.6 Giới hạn hành trình điện

1

42

Hình 3.7 Giới hạn hành trình khí - thủy

 Hình 3.8 Đạp thằng đèn ôtô cháy sáng 
 
3.1.4. Cảm biến 
3.1.4.1 Cảm biến từ trường 

Cảm biến từ trường chỉ sử dụng để phát hiện những vật có từ trường. Cảm biến này 
được lắp đặt trên các thân xy lanh khí nén có pít tông từ trường để giới hạn hành trình của 
nó (hình 3.9). 
 
 

b) Đã cảm ứnga) Chưa cảm ứng

1. Nam châm vĩnh cửu 

1 1

 
 
 
 
 
 
 
 Hình 3.9 Cảm ứng từ trường trên piston 
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 Ví dụ: Xác định vị trí ở đầu và cuối hành trình piston bằng 2 cảm biến từ trường gắn 
trên thân xy lanh (hình 3.10). 
 
 
 
 
 Hình 3.10 Xác định hành trình 

bằng cảm biến từ trường 
 
 
3.1.4.2. Cảm biến bằng tia 

Cảm biến bằng tia là loại cảm biến không tiếp xúc. Nguyên tắc làm việc chỉ đối với 
tín hiệu vào là dòng tia khí nén. Cảm biến bằng tia được ứng dụng ở các lĩnh vực mà cảm 
biến không tiếp xúc bằng điện không đảm nhận được trong điều kiện môi trường làm việc 
khắc khe: nóng, có ăn mòn hóa học, ẩm ướt, ảnh hưởng điện trường, an toàn cao,… 

Với cảm biến bằng tia khí nén thì tín hiệu ra (sau khi cảm nhận được vật thể) có áp 
suất rất nhỏ. Do đó ta phải khuếch đại tín hiệu trước khi đưa vào xử lý điều khiển, thường 
ta dùng đến bộ khuếch đại bằng khí nén để khuếch đại. 

Chú ý: cảm biến này chỉ có đối với khí nén, không sử dụng trong thủy lực.  
3.1.4.2.1. Cảm biến bằng tia rẽ nhánh 

Khi không có vật cản thì dòng khí nén được phát ra từ nguồn P sẽ đi thẳng, nếu có 
vật cản thì dòng khí sẽ bị rẽ nhánh qua cửa X (hình 3.11). 

Áp suất của cửa tín hiệu ra X phụ thuộc vào khoảng cách s giữa bề mặt đầu cảm 
biến với mặt vật cản, s càng nhỏ thì áp suất càng lớn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4.2.2 Cảm biến bằng tia phản hồi 

Khi dòng khí nén P đi qua không có vật cản thì đầu ra tín hiệu phản hồi X= 0; có vật 
cản thì tín hiệu X= 1. Đặc biệt cảm biến này cho tín hiệu X=1 cho cả vật cả dịch chuyển 
theo hướng dọc trục của cảm biến– khoảng cách a và cả hướng vuông góc với trục – 
khoảng cách s (hình 3.12). 

Ví dụ : ứng dụng cảm biến bằng tia phản hồi để xác định độ lệch của 2 mép giấy của 
cuộn giấy đang chạy trên 2 ru lô (hình 3.13). 

P

s

X

P

X

P

Hình 3.11 Cảm biến tia rẽ nhánh
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4.1.4.2.3. Cảm biến thu phát bằng tia 

P

X

P

X

P 

Hình 3.12 Cảm biến tia phản hồi

 Nguyên lý hoạt động được mô tả ở hình 3.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ví dụ: dùng cảm biến thu phát bằng tia để phát hiện tình trạng gãy mũi khoan của 

quá trình gia công khoan chi tiết (hình 3.15). 

1 1

2 1 1

1. Cung cấp áp

2. Ngỏ ra áp (tín hiệu áp) a)

a. Đầu thu (áp suất)
b. Đầu phát (áp suất)

b)

Hình 3.14 Cảm biến thu phát bằng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.13 Xác định độ lệch mép giấy Hình 3.15 Phát hiện gãy mũi khoan 
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4.1.4.3.Cảm biến cảm ứng từ  

Nguyên tắc hoạt động của cảm biến cảm ứng từ  được mô tả ở hình 3.16. Bộ tạo dao 
động phát tần số cao. Khi có vật cản kim loại nằm trong vùng đường sức của từ trường, 
trong kim loại đó sẽ hình thành điện trường xoáy.  Vật cản càng gần cuộn cảm ứng thì 
dòng điện xoáy trong vật cản càng tăng, năng lượng bộ dao động giảm dẫn đến biên độ 
của bộ dao động sẽ giảm. Qua bộ so, tín hiệu ra được khuếch đại. Trong trường hợp tín 
hiệu ra là tín hiệu nhị phân, mạch Schmitt trigơ sẽ đảm nhận nhiệm vụ này. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9

4 5 3 2 1 

8 

7 6

Kí hiệu Hình 3.16 Sơ đồ mạch cảm biến từ  
 1. Bộ dao động   2. Bộ chỉnh tín hiệu 3. Bộ so Schmitt trigơ 
4. Bộ hiển thị trạng thái 5. Bộ khuếch đại   6. Điện áp ngoài 
7. Ổn nguồn bên trong  8. Cuộn cảm ứng   9. Tín hiệu ra 

 
 
 

Ví dụ: ứng dụng cảm biến cảm ứng từ để xác định vị trí hành trình của piston khí nén 
– thủy lực (hình 3.17); hay phát hiện ấm kim loại được mang đi nhờ băng tải dịch chuyển 
(hình 3.18). 
 

Hình 3.18 Phát hiện tấm kim loại trên băng tải

Tấm kim loại 
Băng tải

Cảm biến từ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Hình 3.17 Xác định vị trí đầu trục 
 
 
4.1.4.4. Cảm biến điện dung 
Nguyên tắc hoạt động của cảm biến điện dung được mô tả ở hình 3.19. Bộ tạo dao động sẽ 
phát tần số cao. Khi có vật cản kim loại hoặc phi kim loại nằm trong vùng đường sức của 
điện trường, điện dung của tụ điện thay đổi. Như vậy tần số riêng của bộ dao động thay 
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đổi. Qua bộ so và chỉnh tín hiệu, tín hiệu ra được khuếch đại. Trường hợp tín hiệu ra là tín 
hiệu nhị phân, mạch Schmitt trigơ sẽ đảm nhận công việc này. 
 

8 

67

9

5431 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Kí hiệuHình 3.19  Mạch cảm biến điện dung  
 1. Bộ dao động   2. Bộ chỉnh tín hiệu 3. Bộ so Schmitt trigơ

4. Bộ hiển thị trạng thái 5. Bộ khuếch đại   6. Điện áp ngoài 
7. Ổn nguồn bên trong  8. Điện cực tụ điện   9. Tín hiệu ra 

 
 
 

 
Ví dụ: ứng dụng cảm biến điện dung để phát hiện đế giày cao su màu đen nằm trên 

băng tải di chuyển (hình 3.20); hay kiểm tra số lượng sản phẩm được đóng gói vào thùng 
giấy cát tông bằng cách phát hiện vật thể qua lớp vật liệu giấy (hình 3.21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 3.20 Phát hiện đế giầy cao su màu đen Hình 3.21 Kiểm tra đóng gói sản phẩm

4.1.4.5. Cảm biến quang học 
Nguyên tắc hoạt động của cảm biến quang được mô tả ở hình 3.22, gồm 2 bộ phận: 
− Bộ phận phát tia hồng ngoại; 
− Bộ phận thu tia hồng ngoại. 
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Bộ phận phát sẽ phát ra tia hồng ngoại bằng điôt phát quang và khi gặp vật cản thì 
tia hồng ngoại được phản xạ lại vào đầu thu. Ở tại bộ phận đầu thu, tia hồng ngoại được 
phản hồi sẽ được xử lý, khuếch đại trước khi cho tín hiệu ra. 
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91011  

 
 
 
 

12 
 

Kí hiệu  853 4 6 7 2 1 
 

Hình 3.22 Mạch cảm biến quang 
 
1. Bộ dao động   2. Bộ phận phát 3. Bộ phận thu
4. Khuếch đại sơ bộ  5. Xử lý logic   6. Chuyển đổi xung.  
7.Hiển thi trạng thái  8. Bảo vệ ngỏ ra    9. Điện áp ngoài 
10. Ổn nguồn bên trong 11. Khoảng cách phát hiện 12. Tín hiệu ra 

 
 
 
 
 

Ví dụ: ứng dụng cảm biến quang để đếm số lượng tấm plastic trên băng tải di chuyển 
(hình 3.23); hay phân loại các chai có hay không có nắp bít kín miệng chai (hình 3.24). 
 
 

Hình 3.23 Đếm sản phẩm tấm Plastic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.24 Phân loại chai có hay không có nắp 
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4.2. CÁC PHẦN TỬ XỬ LÝ TÍN HIỆU 
4.2.1. Phần tử YES 

Sơ đồ mạch, bảng chân lý, kí hiệu của phần tử YES được trình bày ở hình 3.25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2. Phần tử NOT 

 Sơ đồ mạch, bảng chân lý, kí hiệu của phần tử NOT được tr
 

 
 

Hình 3.25 Phần tử  logic YES 

Kí hiệu thủy-khí
s=aPa

p

S=a
a

a P s=a

S 

a 

0 

L 

0 

L 

Sơ đồ trạng thái 

Tín hiệu vào

Tín hiệu ra

B

Hình 3.26 Phần tử logic NOT 

Kết cấu thủy-khíKí hiệu logicKí hiệu điện 

a S1. 

Tín hiệu ra

Tín hiệu vào

Sơ đồ trạng thái

0 

L 
S 

0 
a 

L 

a S1.

Kết cấu thủy - khí Kí hiệu logicKí hiệu điện 

 
  
Bảng chân lý
a S 
0 0 
L L 
ình bày ở hình 3.26.  

S=a

p

a

Kí hiệu thủy-khí 

ảng chân lý 
a S 
0 L 
L 0 
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4.2.3. Phần tử OR 

Sơ đồ mạch, bảng chân lý, kí hiệu của phần tử OR được trình bày ở hình 3.27. 

4.2.4. Phần tử AND 
Sơ đồ mạch, bảng chân lý, kí hiệu của phần tử AND được trình bày ở hình 3.28.  

P

a b

s=a+b

s=a+bba

0 

L 

0 

a 

b 

S 

Sơ đồ trạng thái Bảng chân lý 
a b S 
0 
0 
L 
L 

0 
L 
0 
L 

0 
L 
L 
L 

Hình 3.27  Phần tử  OR

Tín hiệu vào

Tín hiệu ra

Tín hiệu vào

S=a.b

Bảng chân lý 
a b S 
0 
0 
L 
L 

0 
L 
0 
L 

0 
0 
0 
L Tín hiệu ra

Tín hiệu vào

Tín hiệu vào

L 
Sơ đồ trạng thái 

0 

L 

0 
L 
0 

S 

b 

a 

Kí hiệu thủy-khí Kết cấu thủy-khíKí hiệu logic Kí hiệu điện 

a b s=a.b

b

a
P

S=a.b
a bS 

& 
b 

a 

L 

L 
0 

Kí hiệu thủy - khíKí hiệu điện Kí hiệu logic Kí hiệu kết cấu

b 

a 
S ≥1 

Hình 3.28 Phần tử AND 
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4.2.5. Phần tử NAND 

Sơ đồ mạch, bảng chân lý, kí hiệu của phần tử NAND được trình bày ở hình 3.29.  

 
4.2.6. Phần tử NOR 

Sơ đồ mạch, bảng chân lý, kí hiệu của phần tử NOR được trình bày ở hình 3.30.  

a

P

Sb

Sơ đồ tín hiệu

0 

L 

0 

0 
L 

L 

S 

b 

a 

S

P

b

a

Kí hiệu điện 

Bảng chân lý 
a b S 
0 
0 
L 
L 

0 
L 
0 
L 

L 
0 
0 
0 

Kí hiệu thủy - khíKí hiệu logic

Tín hiệu vào

Tín hiệu vào

S

b

a
≥1

Hình 3.29 Phần tử NAND

Bảng chân lý
a b S 
0 
0 
L 
L 

0 
L 
0 
L 

L 
L 
L 
0 

&
a

b

S

Tín hiệu ra

Tín hiệu vào

Tín hiệu vàoTín hiệu vào

Sơ đồ tín hiệu 

S 
0 
L 

b 
0 

L 

a 
0 

L 

Kí hiệu thủy khíKí hiệu logicKí hiệu điện 

Tín hiệu ra

Hình 3.30 Phần tử NOR
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4.2.7. Phần tử nhớ Flip-Flop 

Như chúng đã biết ở các phần tử trước, khi tín hiệu vào dưới dạng xung bị mất thì tín 
hiệu ra cũng mất luôn. Phần tử này có nhiệm vụ nhớ, có nghĩa là tín hiệu ra vẫn được duy 
trì cho dù tín hiệu vào không cón nữa. 

Hình 3.31 trình bày sơ đồ mạch, bảng chân lý, kí hiệu của phần tử nhớ 2 cổng vào và 
một cổng ra.  
 

 
Hình 3.33 trình bày sơ đồ mạch, bảng chân lý, kí hiệu của phần tử nhớ 2 cổng vào và 

hai cổng ra.  
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0 
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Hình 3.32 Phần tử nhớ 2 in / 1 out 

Tín hiệu ra

Tín hiệu vào

Tín hiệu vào

Kí hiệu thủy - khíKí hiệu logicKí hiệu điện

Bảng chân lý 
a b S 
0 0 Không đổi 
0 L L 
L 0 0 
L L 0 

Sơ đồ trạng thái 

S 

b 

a 

Kí hiệu thủy - khíKí hiệu logicKí hiệu điện 

a
X

b
Y
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Sơ đồ trạng thái

L 

Tín hiệu ra

Tín hiệu ra

Tín hiệu vào

Tín hiệu vào Bảng chân lý 
a b X Y 
0 0 Không đổi 
0 L L 0 
L 0 0 L 
L L Không đổi 

a 0 
L b 
0 
L X 
0 
L 
0 Y 

Hình 3.33 Phần tử nhớ 2 in / 2 out 

4.2.8. Phần tử thời gian 
- Phần tử thời gian mở trễ theo chiều dương : biểu đồ thời gian và kí hiệu mô tả ở 

hình 3.34.               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
 
 
 

- Phần tử thời gian ngắt trễ theo chiều dương : biểu đồ thời gian và kí hiệu mô tả ở 
hình 3.35.               
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X

X
RP

A

Hình 3.35 Phần tử thời gian ngắt trễ theo chiều dương 

Kí hiệu thủy khí Biểu đồ thời gian

X

A
t1 

Hình 3.34 Phần tử thời gian mở trễ theo chiều dương 

Biểu đồ thời gianKí hiệu thủy - khí

A

X

t1 
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- Phần tử thời gian ngắt trễ theo chiều âm : biểu đồ thời gian và kí hiệu mô tả ở hình 
3.36.                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

]]]]]] 	 ^^^^^^ 
               

A

RP

X

A
t1 

Biểu đồ thời gian 

Hình 3.36 Phần tử thời gian ngắt trễ theo chiều âm

Kí hiệu thủy khí 

X
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CHƯƠNG 4  
 
 
 

CÁC PHẦN TỬ CHẤP HÀNH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¾ 

¾ 

¾ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Động cơ
� Động cơ bánh răng 
� Động cơ cánh gạt 
� Động cơ pít tông 
Xy lanh 
� Xy lanh lực 
� Xy lanh quay 
� Một số xy lanh đặc biệt 
Bài tập 
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4.1. ĐỘNG CƠ 

 
Động cơ có nhiệm vụ biến đổi năng lượng thế năng hay động năng của lưu chất 

thành năng lượng cơ học – chuyển động quay. 
Đại lượng đặc trưng của động cơ là độ lớn của mô men xoắn đối với hiệu áp suất ở 

đường vào và đường ra xác định với lượng lưu chất cần tiêu thụ trong một vòng quay q, 
l/ph. 

Nếu động cơ được cấp một lưu lượng Q, l/ph thì vận tốc quay của nó được tính theo 
công thức: 
  

phvg
q
Qn v /,η= (4.1)  

 
 Công suất mà áp suất lưu chất cung cấp cho động cơ được tính theo công thức: 
 ( )pp 21 − kWQN ,

6120 = (4.2) 
 
Công suất trên trục động cơ: 
 

( )ppQ 21 − kWNN ,
612

.0 ηη == (4.3) 
 
 
Mômen xoắn trên trục quay: 
 

( )
kGmppq

qppQN ,)(59,1
975 21 ηηη −=

−
=

Qn
M tlcc

v612
975 21η

=
 (4.4) 
 
 

Hệ số có ích của bơm: 
η = ηvηtl η       (4.5) 

 
η,ηv, ηtl, ηc - hệ số có ích của bơm, hệ số có ích thể tích, hệ số có ích thủy lực, hệ số 

có ích cơ khí. 
p1, p2 – áp suất ở đường vào và đường ra ống. 
 

Q
QT

v =η (4.6) 
 

QT  - lưu lượng thực tế; 
Q – lưu lượng lý thuyết. 
 

4.1.1. Động cơ bánh răng (gear motor) 
 Động cơ bánh răng được phân thành 3 loại: động cơ bánh răng thẳng, động cơ bánh 
răng nghiên, động cơ bánh răng chữ V (hình 4.1). 
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4.1.2. Động cơ cánh gạt (rotate motor) 
Nguyên lý hoạt động của động cơ cánh gạt (hình 4.2): lưu chất được dẫn vào cửa 1, 

qua rãnh vòng 2 vào lỗ dẫn lưu chất 3. Dưới tác dụng áp suất lên cánh gạt, rôto quay. Lưu 
chất được thải ra ngoài bằng lỗ 8 (nếu là dầu thì lỗ 8 được nối về bể dầu, còn khí nén thì 
thải ra môi trường không khí). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3. Động cơ pít tông ( Piston motor) 

Động cơ pít tông có khả năng làm kín tốt hơn so với bơm cánh gạt và bánh răng, bởi 
vậy động cơ pít tông được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thủy – khí làm việc ở áp 
suất cao. 

Phụ thuộc vào vị trí của pít tông đối với rôto, có thể phân biệt động cơ hướng kính và 
hướng trục. 
 

1

Hình 4.2 Động cơ cánh gạt

8. Lỗ dẫn lưu chất  thoát ra

7. Lỗ dẫn lưu chất

6. Stato 
5. Roâto 

4. Cánh gạt 

3. Lỗ dẫn lưu chất vào

87

6

5
4

3
2

1. Cửu nối lưu chất vào

2. Rãnh vòng 

Cửa ra

Cửa vào

Hình 4.1 Động cơ bánh răng 

Kí hiệu

a. b.

a. Động cơ quay 1 chiều
b.   Động cơ quay 2 chiều.
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4.1.3.1. Động cơ pít tông hướng kính  
 Nguyên lý làm việc của động cơ pít tông hướng kính được mô tả hình 4.3: lưu chất 
vào khoang 4 tác động áp suất lên pít tông 3. Do rôto 5 lệch tâm với stato 2, nên làm cho 
rôto 5 quay tròn và lưu chất được thải ra qua khoang 1. 
 
4.1.3.2. Động cơ pít tông hướng trục  
 Nguyên lý làm việc của động cơ pít tông hướng trục được mô tả hình 4.4: Các pít 
tông (1) dịch chuyển song song với trục của rôto và được dịch chuyển dưới áp suất của lưu 
chất ở cửa vào tác động lên đáy pít tông. Khi pít tông dịch chuyển tạo cho rôto (2) quay 
xung quanh stato (5) và do rôto được nối đĩa trục quay (4) tạo ra chuyển động quay ở trục 
(3).                
                

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

                
          
  
 
 
 
          
     
 
 
 
 
 
Ví dụ: 

Một động cơ dầu có thể tích trong một vòng quay là 300cm3 và tốc độ quay 200 
rev/min với tổn thất áp suất là 200 bar. Hiệu suất thể tích là 90% và hiệu suất cơ khí là 
95%. Tính công suất của động cơ. 
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Hình 4.4 Động cơ pít tông hướng trục

Hình 4.5 Hình dáng 
Động cơ cánh gạt 

Hình 4.6 Động cơ pít tông hướng kính

Hình 4.3 Động cơ pít tông hướng kính 
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2
3

4
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3 

1 

2
5

1



ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC  Chương 4 – Các phần tử chấp hành 
 
- Hiệu suất chung của động cơ :  

η0 = 0.9*0.95 = 0.855 
- Lưu lượng lý thuyết cung cấp cho động cơ là: 
 

min/60200*
1000
300 lQt == 

 
- Lưu lượng thật của lưu chất vào động cơ: 
 

Qm = 60/ηv = 60/0.9 = 66.7 l/min 
 

- Mômen lý thuyết là:   Tt = DmPm/2π 
 

NmPDT mm
t 955

2
10*200*10*300

2

56

===
−

ππ
 
 
 
- Mô men thực tế: 

Tm = Tt * ηt = 955*0.95 = 907 Nm 
- Công suất thực tế đầu ra: 

Hm = 2π* nm * T 
 

kWsNm 19/18996907*)
60
200(2 === π 

 
Ta có thể tính toán bằng cách khác: 
- Công suất đầu ra lý thuyết của động cơ: 
 
 kWPQHt 23.22

600
200*7.66

600
*

===
 
- Công suất đầu ra thực của động cơ: 
                                          Hm = Ht*η0 = 22.23*0.855 = 19 kW 
 
4.2. XY LANH 

Xy lanh có nhiệm vụ biến đổi năng lượng thế năng hay động năng của lưu chất thành 
năng lượng cơ học – chuyển động thẳng hoặc chuyển động quay( góc quay <360o). 

Thông thường xy lanh được lắp cố định, pít tông chuyển động. Một số trường hợp có 
thể pít tông cố định, xy lanh chuyển động. 

Pít tông bắt đầu chuyển động khi lực tác động một trong hai phía của nó( lực áp suất, 
lò xo hoặc cơ khí) lớn hơn tổng các lực cản có hướng ngược lại chiều chuyển động ( lực ma 
sát, phụ tải, lò xo, thủy động, lực ì…). 

Xy lanh lực được chia làm hai loại: xy lanh lực và xy lanh quay. Trong xy lanh lực, 
chuyển động tương đối giữa pít tông với xy lanh là chuyển động tịnh tiến. Trong xy lanh 
quay chuyển động giữa pít tông với xy lanh là chuyển động quay. Góc quay thường nhỏ 
hơn 3600. 
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4.2.1. Xy lanh lực 
4.2.1.1. Xy lanh tác dụng đơn 

Áp lực tác động vào xy lanh đơn chỉ ở một phía, phía ngược lại là do lò xo tác động 
hoặc là ngoại lực tác động (hình 4.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1.2. Xy lanh màng 

Xy lanh màng hoạt động như xy
Xy lanh màng có hành trình dị

điều khiển, ví dụ trong công nghiệp
hóa chất (đóng mở van). 
Chú ý: xy lanh màng chỉ được sử dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tính toán lực đẩy của pít tông: 
 

F =

H

a

3

D d
1 2 54 6

Hình 4.7 Xy lanh tác động đơn 

Trong đó: 
F [N}     
 
 A
D [cm}    

π 2][cm
4
.D2

=

Pg [bar]    
Ff [N]    

 
 

1: cửa vào lưu chất
3: Vòng chắn dầu

2: Thân xy lanh
o Kí hiệu 
5: Lò x
4: Pít to
âng
 lanh tác dụng đơn (hình 4.8). 
ch chuyển lớn nhất (hmax = 80) nên được dùng trong 
 ô tô (điều khiển thắng, li hợp…), trong công nghiệp 

 trong điều khiển khí nén. 

 A.pg – Ff - Fs       (4.7) 

ình 4.8 Xy lanh màng

màng p

pít tông

ùp suất

lực tác dụng lên pít tông 

Đường kính pít tông 

Diện tích pít tông

Áp suất khí nén trong xy lanh 
Lực ma sát, phụ thuộc vào chất lượng bề mặt giữa  
pít tông và xy lanh, vận tốc chuyển động pít tông,  
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loại vòng đệm. 
Fs [N]    Lực căn lò xo. 

4.2.1.3. Xy lanh tác dụng kép 
Áp lực tác động vào xy lanh kép theo hai phía (hình 4.9). 

 
 1. Piston 7. Nắp xy lanh
 8, 13. Cửa lưu chất2. Đệm kín piston 
 

9. Thân xy lanh3. Trục piston 
10. Buồng trục4. Dẫn hướng trục  
11. Buồng piston 5.Đệm kín trục 

 12. Đế xy lanh 6. vòng chắn bụi
 
                
       

        

Hình 4.9 Xy lanh tác động kép

Hình 4.11 Xy lanh khí  nén
Có trục dẫn hướng Hình 4.10 Hình cắt không 

gian của xy lanh khí nén 

Nếu không tính đến lực ma sát, lực chuyển động trên cần pít tông được tính theo 
công thức: 

F = p.A        (4.8) 
P – áp suất chất lỏng; 
A – diện tích làm việc của pít tông. 

 Diện tích làm việc của pít tông phía khoang pít tông được tính theo: 
 

4
πDA

2

= (4.9) 
 

D – đường kính của pít tông đồng thời  cũng là đường kính trong của xy lanh. 
 Đối với khoang cần, diện tích làm việc của pít tông được tính theo công thức: 
 
 4

)dDπ(A
22 −

= (4.10)
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d – đường kính cần pít tông. 
Thể tích làm việc của xy lanh được tính theo công thức: 

    

H
p

A.HV ==
F (4.11)

 
H – là khoảng chạy của pít tông. 

 Vận tốc chuyển động của pít tông phụ thuộc vào lưu lượng Q và diện tích làm việc F 
của pít tông. Nếu không kể đến rò rỉ: 
 

A
Qv = (4.12) 

 
Ví dụ:   
Cho cơ cấu ép thủy lực như hình 4.12. Hãy tính Lực tác dụng (F) và thời gian (t) của hành 
trình ép. 

Hình 4.12 – Cơ cấu ép 

d = 25 mm 

H = 250 mm 

D = 50 mm q = 8 l/ph 
p1 = 15 bar

p2 = 10 bar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giải: 
1. Gọi F là lực tác dụng lên piston. 
Phương trình cân bằng lực: 
 021 =++ FFF
 

Suy ra:   F = F1 – F2  

   2

22

1

2

444
pdDpD








−−=
πππ  

         )(1470
4

)025.0(10
4

)05.0(5
4

10
4

5 2222

NdD
=+=+=

ππππ  

2. Thời gian t của hành trình ép. 
Gọi v là vận tốc của piston ép 

Ta có:    11. A
t
LAvQ ==  

Suy ra:     )(68.3
4*8

60*)5.0(**5.2* 2
1 s

Q
AL

===
πt  
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4.2.1.4. Xy lanh quay 
 Xy lanh quay có khả năng tạo mômen quay rất lớn. Góc quay phụ thuộc vào số cánh 
gạt của trục. Đối với xy lanh có một cánh gạt, góc quay có thể đạt 270 – 2800 (hình 4.12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             
 
 
 

d D

Hình 4.13 Xy lanh quay khí 

Khí vào 
Khí vào  

Hình 4.12 xy lanh quay thủy 

 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 4.14 Kết cấu xy lanh quay khí nén  
 

Giá trị lý thuyết mômen quay M và vận tốc góc trên trục xy lanh có thể tính theo 
công thức:     
  ( ) ( )22 dD.∆p.bdD.bdD∆p

−=
+−

842
∆p.F.RP.RM ===

( )22 dDb
8Qω
−

=

 (4.13)
 
 
 

(4.14) 
 

Trong đó: 
  P – lực áp suất tác động lên cánh gạt; 
  R – khoảng cách từ trọng tâm diện tích làm việc của cánh gạt đến tâm quay; 
  ∆p – chênh lệch áp suất giữa hai phía cánh gạt; 
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  F – diện tích làm việc của cánh gạt; 
  D – đường kính trong của  xy lanh; 

d – đường kính của trục lắp cánh gạt; 
b – chiều rộng cánh gạt ( theo chiều dài xy lanh). 

 Nếu sử dụng nhiều cánh gạt thì mô men quay sẽ tăng với số lần bằng số cánh gạt, 
nhưng góc quay sẽ giảm với số lần như thế. 

( )22 dDZ.b
8Qω

−
=( )22 dD.

8
p.bZ.M −

∆
=

Z – số cánh gạt. 
 
Ví dụ: 

Một tay máy một khâu dùng để gắp sản phẩm có khối lượng m = 100 kG từ một băng 
tải này sang một băng tải khác với 
góc quay là 1800. Chiều dài của cánh 
tay L = 750mm, trọng lượng của 
cánh tay mr = 25kG. Cho biết sử 
dụng xy lanh quay thủy lực với các 
thông số:D = 100mm; d = 35mm; b = 
80mm. Độ chênh áp suất dầu giữa 
các cánh gạt là bao nhiêu? 

m Thân tay máy (khâu) 

Khớp xoay tay máy nối với trục động cơ 

Giải: 
- Trọng lượng của khối lượng m: 

Pm = mg = 100 * 9.81 = 981 N 
- Trọng lượng của thân tay máy : 

Pt = mtg = 25* 9.81 = 245.25 N 
- Mômen trục quay 

M = L*m + mt*L/2 
    = 0.75*981 + 0.375*245.25 
    = 827.72 Nm 

- Độ chênh áp được xác định: 
 
 bar

dDbZ
Mp 2.47

])035.0()1.0[(*08.0*2
72.827*8

)(**
8

2222 =
−

=
−

=∆
 
 
4.3. MỘT SỐ XY LANH ĐẶC BIỆT. 
4.3.1. Xy lanh lồng 

Xy lanh lồng là một loại xy lanh lực gồm nhiều xy lanh và pít tông lồng đồng tâm với 
nhau. Khoảng chạy của xy lanh lồng là bằng tổng khoảng chạy của các pít tông. 

Xy lanh được sử dụng trong các trường hợp cần khoảng chạy lớn nhưng không gian 
không cho phép lắp đặt một xy lanh dài. 
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 Hình 4.15 sơ đồ kết cấu xy lanh 
lồng hai xy lanh. Khoang trong của cần 
2 pít tông lớn 5 là xy lanh của pít tông 4. 
Cần 1 của pít tông 4 nối với phụ tải. Khi 
cấp chất lỏng có áp suất vào khoang 
phải e xy lanh 3, chất lỏng sẽ đồng thời 
đi qua lỗ 6 vào khoang c của xy lanh bé 
2. Do tác động của chất lỏng có áp suất, 
cả hai pí tông 4 và 5 sẽ chuyển động 
sang trái.   
4.3.2 Xy lanh có hãm cuối khoảng 
chạy 

Ở giai đoạn cuối khoảng chạy, khi 
pít tông chạm lên bề mặt đầu của xy 
lanh có thể gây ra va đập nếu vận tốc dịch chuyển của pít tông lớn, đặc biệt đối với những 
pít tông xy lanh có khối lượng lớn. Để tránh hiện tượng này, ở cuối hành trình pít tông một 
số xy lanh được lắp đặt thêm phần tử giảm chấn ở cuối hành trình (hình 4.16).  

   
4.3.3. Xy lanh có vị trí pít tông trung gian. 

Hình 4.17 sơ đồ kết cấu xy lanh có vị trí 
trung gian của pít tông. Xy lanh có hai pí tông, pít 
tông thứ nhất có đường kính D1, nối với cần 4, 
còn pít tông thứ hai có đường kính D2 trượt tự do 
trong xy lanh 1 và trên cần 5. Khi cấp chất lỏng 
vào khoang a; ở giai đoạn đầu của chuyển động, 

diện tích làm việc của pít tông là F2 ; sau 
khi pít tông 2 dịch chuyển đến cữ của xy 
lanh, diện tích làm việc sẽ còn là f2. Khi 
cấp chất lỏng vào khoang b, diện tích làm 
việc là F1. 
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Hình 4.15 Xy lanh lồng 
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Hình 4.18 Hình dáng xy lanh 
thủy lực 

Hình 4.17 Xy lanh có vị trí 
      trung gian của pít tông.
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BÀI TẬP CHƯƠNG 4 
Bài 1: 
Cho cơ cấu xy lanh truyền lực như hình BT4.1 

F
Với:  Q = 16l/min 

D = 120mm 
d = 40mm 
p = 25 bar 

1. Xác định lực tác dụng lên piston. 
2. Xác định vận tốc của cần piston. Hình BT4.1
 
Bài 2: 
Cho xy lanh truyền lực có piston bậc như hình BT4.2 
Với: Q = 25l/min 

32

D D1d 

D = 160mm 
d = 80mm 
D1 = 100mm 1
p = 35 bar 

1. Xác định vận tốc và lực đẩy của piston trong các 
trường hợp sau: 

Hình BT4.2 - Khi cấp chất lỏng vào cửa số 1 
- Khi cấp chất lỏng vào cửa số 2 
- Khi cấp chất lỏng vào cửa số 1 và 2 
- Khi cấp chất lỏng vào cửa số 3 

2. Đưa ra nhận xét. 

D 

Ô tô  
Bài 3: 
Người ta dùng một xy lanh thủy lực để nâng một chiếc ô tô (hình 
BT4.3) có trọng lượng 1000 kG lên khỏi mặt đất để bảo dưỡng với vận 
tốc nâng là 800mm/min. Cho đường kính của piston D = 0.25m. Xác 
định áp suất và lưu lượng của dầu tác dụng. 
 
Bài 4: Hình BT4.3 
Một xy lanh thủy lực có đường kính xy lanh 200mm và đường kính 
piston 140mm. Vận tốc piston duỗi ra là 5m/min, tính: 
1. Giá trị lưu lượng cung cấp (QE) 
2. Giá trị lưu lượng của buồng xả khi duỗi (qE) 
3. Vận tốc giật lùi của piston với lưu lượng QE 
4. Giá trị lưu lượng buồng xả giật lùi (QR) 
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CHƯƠNG V 
 
 
 
 

CÁC PHẦN TỬ  
ĐIỀU KHIỂN - ĐIỀU CHỈNH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¾ Cơ cấu chỉnh lưu 
� Van tiết lưu 
� Bộ ổn tốc 

¾ Cơ cấu  chỉnh hướng 
� Van một chiều 
� Van đảo chiều 
� Van tuyến tính 

¾ Cơ cấu chỉnh áp
� Van an toàn 
� Van tràn 
� Van điều chỉnh áp suất 
� Rơle áp suất 
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Trong hệ thống điều khiển khí nén – thủy lực, ngoài cơ cấu biến đổi năng lượng, 
phần tử đưa tín hiệu và xử lý tín hiệu ra, còn có nhiều cơ cấu điều khiển và điều chỉnh làm 
các nhiệm vụ khác nhau. Tùy thuộc vào nhiệm vụ của hệ thống mà các cơ cấu này chia ra 
làm 3 loại chủ yếu: 

� Cơ cấu chỉnh áp 
� Cơ cấu chỉnh lưu lượng 
� Cơ cấu chỉnh hướng 

 
5.1. CƠ CẤU CHỈNH ÁP 

Cơ cấu chỉnh áp dùng để điều chỉnh áp suất, có thể cố định hoặc tăng hoặc giảm trị 
số áp suất trong hệ thống truyền động khí nén – thủy lực. Cơ cấu chỉnh áp có các loại phần 
tử sau: 

 
5.1.1. Van an toàn  

Van an toàn có nhiệm vụ giữ áp suất lớn nhất mà hệ thống có thể tải. Khi áp suất 
lớn hơn áp suất chó phép của hệ thống thì dòng áp suất lưu chất sẽ thắng lực lò xo, và lưu 
chất sẽ theo cửa T ra ngoài không khí nếu là khí nén, còn là dầu thì sẽ chảy về lại thùng 
chứa dầu (hình 5.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2. Van tràn 

Nguyên tắc hoạt động của van tràn tương tự như van an toàn. Chỉ khác ở chổ khi áp 
suất cửa P đạt đến giá trị xác định, thì cửa P nối với cửa A, nối với hệ thống điều khiển 
(hình 5.2). 
 
 
 
 
 
 
5.1.3. Van điều chỉnh áp suất ( van giảm áp) 

Trong một hệ thống điều khiển khí nén & thủy lực một bơm tạo năng lượng phải 
cung cấp năng lượng cho nhiều cơ cấu chấp hành có áp suất khác nhau. Trong trường hợp 
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này ta phải cho bơm làm việc với áp suất lớn nhất và dùng van giảm áp đặt trước cơ cấu 
chấp hành để giảm áp suất đến một trị số cần thiết. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2

1P

Kí hiệu 

Hình 5.3 Van giảm áp

5.1.4. Rơle áp suất. 
Rơle áp suất thường dùng trong hệ thống khí nén – thủy lực của các máy tự động 

và bán tự động. Phần tử này được dùng như là một cơ cấu phòng quá tải, tức là có nhiệm 
vụ đóng hoặc mở các công tắc điện, khi áp suất trong hệ thống vượt quá giới hạn nhất định 
và do đó làm ngưng hoạt động của hệ thống. Vì đặc điểm đó nên phạm vi sử dụng của rơle 
áp suất được dùng rất rộng rãi, nhất là trong phạm vi điều khiển. 

Nguyên lý hoạt động, cấu tạo và kí hiệu của rơle áp suất mô tả ở hình 5.4. 
Trong hệ thống điều khiển điện - khí nén, rơle áp suất có thể coi là phần tử chuyển 

đổi tín hiệu khí nén – điện. Trong thủy lực nó là pầhn tử chuyển đổi tín hiệu dầu – điện. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. CƠ CẤU CHỈNH LƯU 

Cơ cấu chỉnh lưu lượng để xác định lượng lưu chất chảy qua nó trong một đơn vị 
thời gian và như vậy sẽ làm thay đổi vận tốc dịch chuyển của cơ cấu chấp hành trong hệ 
thống lưu chất làm việc với bơm tạo năng lượng với lưu lượng cố định. 

 
5.2.1. Van tiết lưu 
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Hình 5.4 Rơle áp suất 
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Van tiết lưu điều chỉnh lưu lượng lưu chất. Van tiết lưu có thể đặt ở đường vào hoặc 
đường ra của cơ cấu chấp hành . Hình 5.5 mô tả van tiết lưu được lắp ở đường ra của xy 
lanh dầu. 
 Lưu lượng chảy qua một khe hở có tiết diện chảy 
là Ax và hiệu áp: ∆p = p2 – p3 được tính theo công thức: 

Hình 5.5 

 
Đối với dầu:   

.2 p∆

1

.
ρ

µ AQ x= (5.1)

Đối với khí nén: 

1

.2..
ρ

µε pAQ x
∆

= (5.2)

 
Trong đó: 

µ - Hệ số lưu lượng; 
ρ1 – Khối lượng riêng của khí, dầu [Kg/m3] 
ε - Hệ số giãn nở của khí   
Ax – Tiết diện khe hở của van [m2] 
∆p – Áp suất trước và sau khe hở [N/m2] 

5.2.1.1. Van tiết lưu có tiết diện thay đổi 
Lưu lượng dòng chảy qua khe hở của van có tiết diện không thay đổi, được kí hiệu 

như trên hình 5.6 
 

Hình 5.6 Kí hiệu van tiết lưu 
có tiết diện không thay đổi 

 
 
 
 
 

Van tiết lưu có tiết diện thay đổi điều chỉnh dòng lưu lượng qua van. Hình 5.7 mô tả 
nguyên lý hoạt động và kí hiệu van tiết lưu có tiết diện thay đổi, tiết lưu được cả hai chiều, 
dòng lưu chất đi từ A qua B và ngược lại. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B 
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Hình 5.7 Van tiết lưu 2 chiều 
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5.2.1.2. Van tiết lưu một chiều điều chỉnh bằng tay. 

Hình 5.8 trình bày nguyên lý và kí hiệu của van tiết lưu một chiều. Dòng lưu chất 
sẽ đi từ A qua B còn chiều ngược lại thì van một chiều bị mở ra dưới tác dụng của áp suất 
dòng lưu chất, do đó chiều này không đảm bảo được tiết lưu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2. Bộ ổn tốc 

Bộ ổn tốc là cơ cấu đảm bảo hiệu áp không đổi khi giảm áp, do đó đảm bảo một 
lưu lượng không đổi khi chảy qua van, tức là làm cho vận tốc dịch chuyển của píttông 
xilanh gần như không đổi. 

Kí hiệu 

Hình 5.8 Van tiết lưu 1 chiều 

BA

B

A

 Kết cấu của bộ ổn tốc gồm một van giảm áp và một van tiết lưu (hình 5.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Điều kiện để bộ ổn tốc có thể làm việc là: 
p0 > p1 > p2 > p3 

và phương trình cân bằng lực trên nòng van 2 được viết như sau: 
p2.Ak = p3.Ak + FF 

do đó:  

p
1 2

p p
3

p

p B

A

3

2

1R

kA

AF p

1

2

F

p0

Kí hiệu 

Hình 5.9 Bộ ổn tốc
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K

F

A
Fppp =−=∆ 32

 Lưu lượng chảy qua van tiết lưu, theo công thức (5.1) của van tiết lưu có thể viết: 
 

k

F
x gA

FAQ 2
.µ=

 
Nếu như ta không đổi tiết diện chảy Ax của van tiết lưu, thì các hằng số có thể rút 

gọn thành trị số k, công thức trên có thể viết: 

FFkQ=

  
Từ công thức trên cho thấy rằng lưu lượng chảy qua bộ ổn tốc là hàm số của lực lò xo FF . 
Cho nên, việc lực chọn thích hợp lực lò xo sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính năng làm việc 
của bộ ổn tốc. 
 
5.3. CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN  

Cơ cấu điều khiển là loại cơ cấu điều khiển dùng để đóng, mở, nối liền hoặc ngăn 
cách các đường dẫn dầu về những bộ phận tương ứng của hệ thống khí nén – thủy lực. Cơ 
cấu chỉnh hướng thường dùng các loại sau đây: 

 
5.3.1. Van một chiều 

Van một chiều dùng để điều khiển dòng năng lượng đi theo một hướng, hướng còn 
lại dòng năng lượng bị chặn lại. Trong hệ thống điều khiển khí nén – thủy lực van một 
chiều thường đặt ở nhiều vị trí khác nhau tùy thuộc vào những mục đích khác nhau (hình 
5.10). 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2. Van đảo chiều 

Van đảo chiều là cơ cấu chỉnh hướng có nhiệm vụ điều khiển dòng năng lượng đi 
qua van chủ yếu bằng cách đóng, mở hay chuyển đổi vị trí để thay đổi hướng của dòng 
năng lượng. Các thành phần được mô tả ở hình 5.11. 

Hình 5.10 Van một chiều

No flowFlow in

Kí hiệu
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Cửa năng lượng vào
cơ cấu chấp hành 

 
 

Van chỉnh 
hướng

Cửa xả

Tín hiệu 
tác động

 
 
 
 
 
 

Nguồn năng 
lượng 

 
 
 

Hình 5.11 Các thành phần van chỉnh hướng  
 
5.3.2.1. Tín  hiệu tác động 

Nếu kí hiệu lò xo nằm ngay phía bên phải của kí hiệu van đảo chiều, thì van đảo 
chiều đó có vị trí “không”, vị trí đó là ô vuông nằm bên phải của kí hiệu van đảo chiều và 
được kí hiệu là “0”. Điều đó có nghĩa là chừng nào chưa có lực tác động vào pít tông trượt 
trong nòng van, thì lò xo tác động vẫn giữ ở vi trí đó. Tác động vào làm thay đổi trực tiếp 
hay gián tiếp pít tông trượt là các tín hiệu sau (hình 5.12): 

• Tác động bằng tay 
      
   
 
 
 
 
 
 
 

• Tác động bằng cơ    
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Tay gạt 

Nút bấm 

Nút nhấn tổng quát

Bàn đạp 

Nút nhấn có rãnh định vị 

Lò xo

Cữ chặn bằng con lăn tác động 1 chiều

Cữ chặn bằng con lăn tác động 2 chiều

Đầu dò
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• Tác động bằng khí và dầu 
 
  
  
  
  
  
  
  
   

• Tác động bằng điện 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2.2. Kí hiệu van đảo chiều 

Van đảo chiều có rất nhiều dạng khác nhau, nhưng dựa vào đặc điểm chung là số 
cửa, số vị trí và số tín hiệu tác động để phân biệt chúng với nhau (hình 5.13): 
- Số vị trí: là số chỗ định vị con trượt của van. Thông thường van đảo chiều có hai hoặc 

ba vị trí; ở những trường hợp đặc biệt thì có thể nhiều hơn. 
Thường kí hiệu: bằng các chữ cái o, a, b,… hoặc các con số 0,1, 2,… 

- Số cửa ( đường): là số lỗ để dẫn khí hoặc dầu vào hay ra. Số cửa của van đảo chiều 
thường dùng là 2, 3, 4, 5. Đôi khi có thể nhiều hơn.  

Thường kí hiệu:  Cửa nối với nguồn : P 
   Cửa nối làm việc: A, B, C… 
   Cửa xả lưu chất: R, S, T… 

- Số tín hiệu: là tín hiệu kích thích con trượt chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Có thể 
là 1 hoặc 2. Thường dùng các kí hiệu: X, Y, … 

Gián tiếp bằng dòng khí – dầu ra qua van phụ

Hình 5.12 Tín hiệu tác động

Bằng nam châm điện và van phụ trợ 

Trực tiếp

Gián tiếp bằng dòng khí – dầu vào qua van phụ

Trực tiếp bằng dòng khí – dầu ra 

Trưc tiếp bằng dòng khí – dầu vào 

  
  
  
  
  
  
  
  
    

A B ba 

X 

T P R

Hình 5.13 Kí hiệu van đảo chiều
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5.3.2.3. Một số van đảo chiều thông dụng 
Van có tác động bằng cơ – lò xo lên nòng van và kí hiệu lò xo nằm ngay vị trí bên phải 
của kí hiệu van ta gọi đó là vị trí “không”. Tác động tín hiệu lên phía đối diện nòng van ( ô 
vuông phía bên trái kí hiệu van) có thể là tín hiệu bằng cơ, khí nén, dầu hay điện. Khi 
chưa có tín hiệu tác động lên phía bên trái nòng van thì lúc này tất cả các cửa nối của van 
đang ở vị trí ô vuông nằm bên phải, trường hợp có giá trị đối với van đảo chiều hai vị trí. 
Đối với van đảo chiều 3 vị trí thì vị trí “ không “ dĩ nhiên là nằm ô vuông ở giữa.  
� Van đảo chiều 2/2  

Hình 5.14 là van có 2 cửa nối P và A, 2 vị trí 0 và 1. Vị trí 0 cửa P và cửa A bị chặn. 
Nếu có tín hiệu tác động vào, thì vị trí 0 sẽ chuyển sang vị trí 1, như vậy cửa P và cửa A 
nối thông với nhau. Nếu tín hiệu không còn tác động nữa, thì van sẽ chuyển từ vị trí 1 về vị 
trí 0 ban đầu, vị trí “ không “ bằng lực nén lò xo. 

A

P

AA 

P Kí hieäuP

Hình 5.14 Van 2/2 

� Van đảo chiều 3/2  
Hình 5.15 là có 3 cửa và 2 vị trí. Cửa P nối với nguồn năng lượng, cửa A nối với 

buồng xilanh cơ cấu chấp hành, cửa T cửa xả. Khi con trượt di chuyển sang trái cửa P 
thông với cửa A. khi con trượt di chuyển sang phải thì cửa A thông với cửa T xả dầu về 
thùng hoặc là xả khí ra môi trường. Van này thường dùng để làm Rơle dầu ép hoặc khí 
nén. 

A A

Kí hiệu 
TP

Hình 5.15 Van 3/2 
T P 

 
� Van đảo chiều 4/2 

Hình 5.16 là van có 4 cửa và 2 vị trí. Cửa P nối với nguồn năng lượng; cửa A và cửa 
B lắp vào buồng trái và buồng phải của xilanh cơ cấu chấp hành; cửa T lắp ở cửa ra đưa 
năng lượng về thùng đối với dầu, còn thải ra môi trường xung quanh đối với khí nén. 
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Khi con trượt của van di chuyển qua phải cửa P thông với cửa A năng lượng vào 
xilanh cơ cấu chấp hành, năng lượng ở buồng ra xilanh qua cửa B nối thông với cửa T ra 
ngoài. Ngược lại khi con trượt của van di chuyển qua trái, cửa P thông với cửa B và cửa A 
thông với cửa xả T. 

A BB A A B 

Kí hiệu

P T 

TPTP 

Hình 5.16 Van 4/2
 
  

Hình 5.17 mô tả van 4/2 tác động mặc định là lực đẩy lò xo và tín hiệu tác động 
phía còn lại là cuộn coil điện và có cả nút nhấn phụ. 

 
� Van đảo chiều 5/2  

Hình 5.18 là van có 5 cửa 2 vị trí. Cửa P là cung cấp nguồn năng lượng, cửa A lắp 
với buồng bên trái xilanh cơ cấu chấp hành, cửa B lắp với buồng bên phải của xi lanh cơ 
cấu chấp hành, cửa T và cửa R là cửa xả năng lượng. Khi con trượt van di chuyển qua 
phải, cửa P thông với cửa A, cửa B thông với cửa T. Khi con trượt của van di chuyển qua 
trái, cửa P thông với cửa B, cửa A thông với cửa R.     
  

1. Píttoâng 
2. Lò xo 
3. Vỏ van 
4. Cuộn solenoid 
5. Lõi 

Hình 5.17 Van 4/2, 1 side (coil)

Kí hiệu 

 

 
 66 



ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC  Chương 5 – Các phần tử điều khiển – điều chỉnh 
 

• Van đảo chiều 4/3 
Van 4/3 là van có 4 cửa 3 vị trí. Cửa A, B lắp vào buồng làm việc của xilanh cơ cấu chấp 
hành, cửa P nối với nguồn năng lượng, cửa T xả về thùng đối với dấu hoặc ra môi trường 
đối với khí. 

Hình 5.19 mô tả van 4/3 
có vị trí trung gian nằm ở giữa 
do sự cân bằng lực căn lò xo ở 
hai vị trí trái và vị trí phải của 
van. Sự di chuyển vị trí con trượt 
(píttông) sang trái hoặc sang 
phải bằng tín hiệu tác động bằng 
điện vào hai cuộn solenoid hoặc 
có thể là nút nhấn phụ ở hai đầu. 
Ở vị trí trung gian năng lượng 
vào cửa P bị chặn lại, cửa A, cửa 
B bị đóng nên xilanh cơ cấu 
chấp hành không di chuyển. Khi 
tác động tín hiệu điện vào 
solenoid phải, píttông(1) di 
chuyển sang trái, cửa P thông với cửa A, cửa P thông với cửa T. Ngược  lại tác động tín 
hiệu điện vào solenoid trái, píttông(1) di chuyển sang phải, cửa P thông với cửa B, cửa A 
thông với cửa T. 

1. Píttoâng 5. Solenoid phải 
2. Vỏ van 6. Solenoid trái 
3. Lò xo phải 7. Lõi phải 
4. Lò xo trái 8. Lõi trái Kí hiệu

Hình 5.18 Van 5/2 

Kí hiệu

TR P 

B A 

PR T

A B

Hình 5.19 - Van đảo chiều 4/3 tác động điện 2 đầu 

Hình 
5.20 mô tả 
van 4/3 có vị 
trí trung gian 
an toàn. Vị 
trí trung gian 
cửa P bị 
đóng, cửa 
làm việc A, 
B thông với 
cửa T. 

Kí hiệu

Hình 5.20 Van 4/3 vị trí trung gian an toàn 
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Hình 5.21 mô tả van 4/3 vị trí trung gian có cửa P nối với T. 

Hình 5.21 Van 4/3 vị trí trung 
gian có cửa P nối với T 

Kí hiệu 

 
� Van đảo chiều 5/3 
 Van 5/3 có 5 cửa và 3 vị trí. Cửa A, B lắp vào buồng 
làm việc của xilanh cơ cấu chấp hành, cửa P nối với nguồn 
năng lượng, cửa T xả về thùng đối với dấu hoặc ra môi 
trường đối với khí. 

Hình 5.22 là kí hiệu của van 5/3. Van 5/3 thường 
được sử dụng trong hệ thống khí nén. 

Hình 5.22 Kí hiệu van 5/3

P

Ví dụ: 
Hệ thống sau mô tả van an toàn. Khi áp suất trong buồng 

xylanh đẩy tăng lên đến giới hạn của áp suất nguồn P của bơm 
thì van an toàn sẽ hoạt động đưa dầu trở về thùng, nhằm tránh 
hiện tượng phá hỏng kết cấu của các phần tử  hệ thống. 
 
Ví dụ: Hệ thống có gắn van giảm áp. 
Hình (a) van giảm áp ở cửa vào buồng làm việc trái của xilanh. 
Áp suất nguồn là p = 60 bar và áp suất van giảm áp được điều 
chỉnh là 50 bar thì píttông 
sẽ dịch chuyển. 
Hình (b)  Trong hệ thống 
lưu chất cơ cấu tạo năng 
lượng phải cung cấp năng 
lượng cho nhiều cơ cấu 
chấp hành khác nhau. 
Trong trường hợp này 
người ta phải cho cơ cấu 
tạo năng lượng làm việc 
với áp suất lớn nhất và a) b) 
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dùng van giảm áp gắn ở trước các cơ cấu chấp hành để giảm áp đến một giá trị cần thiết.  
Ví dụ: Điều chỉnh tốc độ 
dịch chuyển của một 
pittông ép thức ăn gia súc 
thành khối bánh. 
Trường hợp (a) sử dụng 
van tiết lưu chỉnh được 
một chiều thì vận tốc 
pittông bằng khi không có 
van tiết lưu, trường hợp (b) 
thì lưu chất chỉ đi qua một 
nhánh còn nhánh kia bị 
chặn nên lưu lượng bé hơn 
và vận tốc pittông nhỏ hơn 
so với trường hợp (a). 

b)
a)

Ví dụ 4: Van một chiều 
 
5.4. VAN TUYẾN TÍNH  
5.4.1. Khái niệm 

Trong các phần kiến thức trước, chúng ta 

đã nghiên cứu và tìm hiểu về 
các phần tử, hệ thống khí nén  

Hình 5.21 - Mạc

 

a)

– thủy lực ở dạng các đại 
lượng được đặt trước. Trong 
một số hệ thống đòi hỏi tính 
thích nghi của hệ thống đối 
với tính chất làm việc của các 
cơ cấu chấp hành như: thay 
đổi tốc độ của píttông hay 
động cơ theo thời gian, đặc 
tính làm việc của tải; hay 
thay đổi tải của cơ cấu chấp 
hành vào bất kỳ lúc nào, vấn 
đề này sẽ không thể thực 
hiện được với những phần tử 
điều chỉnh, điều khiển On/Off 
được, và cũng không thể sử 
dụng các van tiết lưu thay đổi 
lưu lượng bằng cơ được vì như h động lực của xilanh ép sản phẩm nhựa

 69 



ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC  Chương 5 – Các phần tử điều khiển – điều chỉnh 
 
thế sẽ tốn rất nhiều thiết bị cho hệ thống động lực cũng như hệ điều khiển, mà phải sử 
dụng đến các phần tử có khả năng điều chỉnh vô cấp đó là các phần tử van tuyến tính. 

 
Trong sơ đồ mạch ở hình 5.21 mô tả quá trình của 

xilanh đẩy khuôn ép sản phẩm nhựa với 3 cấp tốc độ 
khác nhau v1 ÷ v3 (v1 > v2 > v3) tương ứng với 3 trị số áp 
suất khác nhau là p1 ÷ p3 (p1 > p2 > p3). 

 
Như vậy để đáp ứng các yêu cầu về thay đổi tốc 

độ, áp suất, thì ở mạch này ta phải sử dụng đến 14  phần 
tử thủy lực. 

Nếu sử dụng đến các phần tử van tuyến tính thì số 
phần tử sử dụng đến rất ít. Hình 5.22 chỉ dùng một van 
tuyến tính 4/3 thì điều chỉnh vô cấp được tốc độ của 
xilanh ép và dùng một van áp suất tuyến tính để điều 
chỉnh áp suất vô cấp. Tổng cộng các phần tử sử dụng là 4. 
 

Tóm lại: Đối với những hệ thống khí nén – thủy 
lực khi yêu cầu đến sự thay đổi về áp suất và tốc độ của 
các cơ cấu chấp hành chính xác và vô cấp người ta sẽ sử 
dụng đến các van servo tuyến tính. Ngoài ra với việc kết hợp các bộ điều khiển tích hợp 
cao như: bộ điều khiển PID, Thiết bị PLC… thì hệ thống điều khiển trở nên đơn giản, tính 
ổn định và linh hoạt cao. 

Hình 5.22 Sơ đồ mạch lắp 
van tuyến tính 

 
5.4.2. Bản chất của van tuyến tính. 

Sự khác nhau cơ bản của van tuyến tính so với van đóng mở (On / Off) ở chổ là quá 
trình làm việc của nam châm điện và lưu lượng lưu chất chảy qua van. 

Ở các van đóng mở thì tín hiệu tác động vào cuộn dây điện từ ở dạng bậc thang, 
còn ở van tuyến tính thì tín hiệu vào là dòng hay điện áp ở dạng tuyến tính, như vậy độ 
dịch chuyển của nòng van và lượng lưu chất chảy qua van thay đổi tuyến tính. 

Sự khác nhau cơ bản về tín hiệu giữa van tuyến tính và van đóng mở được thể hiện 
ở hình 5.23. 
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Hình 5.23 Bản chất của van tuyến tính 
a. Thời gian đóng mở của cuộn dây điện từ 
b. Thời gian ngắt của cuộn dây điện từ 
c. Mép điều khiển dương. 

 
5.4.3. Đường đặc tính nam châm điện từ của van tuyến tính 
 

Hình 5.24 cho thấy, ứng với mỗi giá trị dòng điện I từ biến trở qua bộ khuếch đại 
vào nam châm điện từ, ta có một giá trị độc dịch chuyển của nòng van S tương ứng, khi lực 
điện từ F cân bằng với lực lò xo. Điều này ta rút ra rằng, độ dịch chuyển s của nòng van tỉ 
lệ với giá trị dòng điện I vào nam châm điện từ. Nếu dòng càng lớn thì S càng lớn.  

Khi thay đổi độ lớn dòng điện I ở van tuyến tính, nhiệt sinh ra trong cuộn dây điện 
từ không ảnh hưởng đến lực điện từ F. Nhưng khi ta thay đổi hiệu điện thế U, thì nhiệt sinh 
ra trong cuộn dây sẽ ảnh hưởng đến lực F. 
Trong van tuyến tính, tùy thuộc độ lớn dịch chuyển của nòng van s, người ta phân biệt 
thành 2 nhóm: 
- Nam châm điện từ điều khiển độ dịch chuyển: có độ dịch chuyển có giá trị trong 

khoảng từ 1 ÷ 5 mm. 
- Nam châm điện từ điều khiển lực: có độ dịch chuyển của nòng van có giá trị khoảng từ 

0 ÷ 1 mm. 
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S3

2I

I3

4I

I5

1I

Độ dịch chuyển S Hành trình

Lò xo

3F

F I

3X

F

Lò xo

 

a. 
b.

Hình 5.34   Nam châm điện từ 
a. Nguyên lý làm việc; 
b. Đường đặc tính. 

 
5.4.4. Van áp suất tuyến tính 
5.4.4.1. Công dụng 
Điều chỉnh áp suất vô cấp khi dòng điện tác động được thay đổi từ từ. 
5.4.4.2. Phân loại 
Van áp suất tuyến tính gồm 2 loại: 
� Van tràn tuyến tính; 
� Van giảm áp tuyến tính. 

 
5.4.5. Van đảo chiều tuyến tính 
5.4.5.1. Công dụng 
Van đảo chiều tuyến tính thực hiện hai nhiệm vụ: 
Thay đổi chiều chuyển động của cơ cấu chấp hành; 
Thay đổi vô cấp vận tốc của cơ cấu chấp hành, thay đổi gia tốc trong quá trình khởi động 
và dừng lại. 
5.4.5.2. Phân loại 
Van đảo chiều được phân ra: 
� Van đảo chiều không có phản hồi 
� Van đảo chiều có phản hồi. 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 5 
Bài 1: 
 Thiết bị uốn thực hiện bởi xylanh tác dụng kép được sử dụng để tạo ra các sản 
phẩm từ các tấm kim loại chưa định hình. Khi có tín hiệu tác động vào cuộn dây điện từ thì 
pittông xylanh hoạt động. Sau khi phôi tấm kim loại được tạo hình thì píttông sẽ trở về vị 
trí khởi động ban đầu. Tùy theo loại vật liệu tấm, độ dày của tấm mà ta có thể điều chỉnh 
được tốc độ dịch chuyển của píttông.  

Hoàn thành sơ đồ mạch thủy lực sau. 

Bài 2: 
Các kiện hàng được vận chuyển trên băng tải con lăn X dưới trọng lượng bản thân 

và nó được nâng lên bằng xylanh kép 1A. Xylanh kép 2A đẩy kiện hàng vào băng tải lăn 
Y để vận chuyển đến nơi khác. Sau khi thực hiện các xylanh này trở về vị trí khởi động 
ban đầu của chúng. 

Hoàn thành sơ đồ mạch thủy lực sau. 
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Bài 3: 
 
 Hệ thống phân phối cung cấp các khối 
phôi nhôm cho một trạm gia công khác. Nguyên 
lý hoạt động như sau: 
 Tác động nút nhấn, cần pittông của 
xylanh (1A) được dịch chuyển. Nhả nút nhấn cần 
pittông sẽ trở về vị trí ban đầu. 
 Hãy thiết kế sơ đồ mạch động lực. 

 
Bài 4: 

Cửa lò nấu được mở và đóng bằng 
một xylanh. Khi càng tác động van được nhấn 
thì cửa mở. Khi nhả càng ra thì cửa đóng. 

Hãy thiết kế sơ đồ mạch động lực. 
 
Bài 5: 
Hoàn thành sơ đồ mạch động lực của máy lắp 
ráp sản phẩm dưới. 
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Bài 6: 

Các cạnh của phôi kim loại được vát mép. Có thể sử dụng dao cắt cải tiến để giảm 
thời gian gia công. Số phôi kẹp một lần là 5. Để giảm thời gian của hành trình chạy xylanh 

khi số phôi kẹp nhỏ hơn 5, ta sử dụng giới hạn 
hành trình ở vị trí khởi động của hành trình về. 

Hoàn thành sơ đồ mạch thủy lực sau. 
 

 
Bài 7: 
 Hệ thống dập car cabin, bắt đầu quá 
trình dập áp suất là 15 bar, khi hành trình 
pittông sắp xỉ gần 100 mm thì công tắc hành 
trình 1S tác động và áp suất dập tăng lên 

40bar để chuẩn bị tạo hình. Áp suất đạt tới 50 bar thì công tắc áp suất sẽ chuyển mạch làm 
cho pittông sẽ trở về vị trí khởi tạo ban đầu. 

Hoàn thành sơ đồ mạch thủy lực 
sau. 
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Bài 8: 

Thiết bị lắp ráp thực hiện ghép một ống lót nhựa vào chi tiết kim loại và liên kết 
chặt bằng một con vít được. 
 Khi nút khởi động được nhấn, xylanh 1A ép ống lót nhựa vào chi tiết kim loại. Khi 
áp suất trong buồng nén đạt đến 45 bar thì motơ 2M sẽ quay và vặn vít vào theo bước vít. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Bài 9: 
 
 Hệ thống dập định hình đầu thanh thép tròn trong 
công nghệ sản xuất trụ điện bê tông tiền áp hoạt động 
theo nguyên lý sau: 

Khi nút khởi động được nhấn thì pitông của 
xylanh kẹp 1A chuyển động với thời gian t1, áp suất 60 
bar, thực hiện kẹp chặt phôi thép. Sau đó, xylanh dập 2A 
dịch chuyển với áp suất 35 bar tới thời gian t2 thì tăng áp 
lên đến 50 bar, đến gặp cữ hành trình LS3 thì sẽ trở về vị 
trí ban đầu. Tại vị trí này LS2 tác động khiến xylanh kẹp 
1A trở về vị trí ban đầu LS1. 
 
 
 
 
 
 

]]]]]] 	 ^^^^^^ 

Thanh phôi thép

2A

1A
LS1 LS2

LS3

t2

Khuôn kẹp 
định hình

 
 76 



ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC  Chương 6 – Tính toán truyền động khí nén – thủy lực 
 
 

CHƯƠNG VI 
 
 
 
 

TÍNH TOÁN TRUYỀN ĐỘNG 
HỆ THỐNG KHÍ NÉN VÀ THỦY LỰC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¾ Khái niệm
¾ Tổn thất trong hệ thống điều  

khiển khí nén – thủy lực 
� Tổn thất khí nén 
� Tổn thất thủy lực 

¾ Cơ sở tính toán hệ thống 
� Tính toán bơm và động cơ 
� Đường kính ống dẫn 

¾ Tính toán một số mạch điển hình
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6.1. KHÁI NIỆM 

Hệ thống truyền động khí nén & thủy lực hoạt động tốt trên cơ sở đảm bảo về việc 
phân bố , tính toán và lực chọn các phần tử thích hợp. Chúng ta đều biết rằng, toàn bộ các 
phần tử trong hệ thống truyền động khí nén & thủy lực đều có những yêu cầu kỹ thuật 
nhất định. Những yêu cầu này chỉ có thể được thỏa mãn, nếu như các thông số cơ bản của 
các phần tử ấy được tính toán, lựa chọn và bố trí phù hợp. Các cơ cấu chấp hành, cơ cấu 
biến đổi năng lượng, cơ cấu điều khiển và điều chỉnh, cũng như phần lớn các thiết bị phụ 
khác trong hệ thống đều được tiêu chuẩn hóa. Do đó việc thiết kế hệ thống truyền động 
chỉ là việc tính toán, lựa chọn và bố trí thích hợp các cơ cấu trên. 
6.2. TỔN THẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC 
6.2.1. Tổn thất trong hệ thống khí nén 
Thiết kế nên một hệ thống khí nén đảm bảo theo những tiêu chí hoạt động thì vấn đề tính 
toán tổn thất là một vấn đề rất quan trọng và lắm phức tạp. Do hệ hệ thống sử dụng lư u 
chất là khí nên ta chỉ cần quan tâm đến các tổn thất sau: 

- Tổn thất áp suất trong ống dẫn thẳng (∆pR) 
- Tổn thất áp suất trong tiết diện thay đổi (∆pE) 
- Tổn thất áp suất trong các loại van (∆pv) 

6.2.1.1. Tổn thất áp suất trong ống dẫn thẳng (∆pR) 
Tổn thất áp suất trong ống dẫn thẳng (∆pR) được tính theo công thức: 

]/[
.2
... 2

2

mN
d
wlpR

ρλ=∆      (6.1) 

  
Trong đó: 

l  [m]  Chiều dài ống dẫn 
ρn = 1,293 [kg/m3] Khối lượng riêng không khí ở trạng thái chuẩn 

n

abs
n p
p

.ρρ =  [kg/m3] Khối lượng riêng của không khí 

pn = 1,013 [bar]  Áp suất ở trạng thái tiêu chuẩn 
w  [m/s]  Vận tốc của dòng chảy (w=q0 / A) 
d  [m]  Đường kính ống dẫn 

Re
64

=λ    Hệ số ma sát ống có giá trị cho ống trơn và chảy tầng 

(Re<2230). 

nv
dw.Re=    Số Reynold 

vn = 13,28.10-6 [m2/ s] Độ nhớt động học ở trạng thái tiêu chuẩn. 
6.2.1.2. Tổn thất áp suất trong tiết diện thay đổi (∆pE)  

Trong các hệ thống truyền dẫn khí nén, ngoài những ống thẳng còn có ống rẽ 
nhánh, tiết diện thay đổi, tập hợp nhánh…Tổn thất áp suất trong ống có tiết diện thay đổi 
được tính theo công thức: 
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2.
2

. wpE
ρζ=∆         (6.2) 

Trong đó: 
ζ Hệ số cản phụ thuộc vào loại tiết điện ống dẫn, số Re. 

� Khi tiết diện thay đổi đột ngột (hình 6.1). Tổn thất áp suất: 
 

2
..1

2
1

2

2

1 w
A
ApE

ρ








−=∆  [N/m2]    (6-3) 

A1 A2 

2
.1

2
2

2

1

2
1

w
A
ApE

ρ








−=∆   [N/m2]    (6-4) 

Hình 6.1 – Tiết diện 
      thay đổi đột ngột  

Trong đó: w1, w2 vận tốc chảy trung bình của tiết diện A1, A2. 
� Khi ống dẫn gãy khúc (hình 6.2). Tổn thất áp suất: 

       ∆pE2 = 0,5. ζ.ρ.w2 [N/m2]         (6-5) 
Trong đó hệ số ζ phụ thuộc vào độ nhẵn và độ nhám của bề mặt của ống và tra theo bảng 
6-1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

δ 150 22,50 300 450 600 900 
ζnhaün 0,042 0,07 0,13 0,24 0,47 1,13 
ζnhaùm 0,062 0,15 0,17 0,32 0,68 1,27 

 
a/D 0,71 0,943 0,150 3,72 6,28 ∝ 
ζnhaün 0,51 0,35 0,28 0,36 0,40 0,48 
ζnhaùm 0,51 0,415 0,38 0,46 0,44 0,64 

Hình 6.2 – Tiết diện 
gãy khúc 

D 
a 

450 

450 

δ 

Bảng 6-1

� Khi ống dẫn bị cong (hình 6.3). Tổn thất áp suất: 

  2
3 2

. wp gE
ρζ=∆        (6-6) 

Trong đó hệ số cản ζg bao gồm: 
ζg = ζu + ζRe  

ϕ

ζu Hệ số cản do độ cong 
ζRe  Hệ số cản do ảnh hưởng số Raynold (ma sát ống) 

- Sự thay đổi tỉ số R/d sẽ thay đổi tỉ lệ do hệ số cản ζu và ζRe . 
- Hệ số cản ζu phụ thuộc vào góc uốn cong ϕ, tỉ số R/d và chất lượng 
bề mặt của ống. 

Hình 6.3 – Tiết 
diện uốn cong 

6.2.1.3.Tổn thất áp suất trong ống dẫn khí phân dòng (hình 6.4) 
� Tổn thất áp suất trong ống phân nhánh: 
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� Tổn thất áp suất trong ống phân thẳng: 

2ρ
2 zaEa wp ξ=∆

2

2 zdEd wρξ=∆Ρ

(6-7) 

               
  (6-8) 
 
 diddiz

δ

dia qma 

qmd = qmz - qmaqmz

Trong đó w2 là vận tốc trung bình trong 
ống dẫn chính. 
- Hệ số cản ξa và ξd của ống dẫn khi 
phân dòng phụ thuộc vào tỉ lệ dia/diz và 
tỉ lệ lưu lượng qma/qmz (bảng 6-2) 
 

Hình 6.4 – Ống phân nhánh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Tổn thất áp suất trong ống dẫn khi 

hợp dòng (hình 6.5) 
- Tổn thất áp suất trong ống dẫn hợp 
dòng qma: 
  
          2

2 zaEa wp ρξ=∆

Goùc reõ nhaùnh δ  
900 1200 1350 

Ống rẽ nhánh, hệ số cản ξa 
Tỉ số dia/diz 

Tỉ lệ lưu 
lượng 
qma/qmz 1.0 0.8 0.6 1.0 0.8 0.6 1.0 0.8 0.6 

0.2 0.79 0.84 1.00 0.71 0.75 0.88 0.68 0.72 0.83 
0.4 0.74 0.88 1.31 0.57 0.69 1.07 0.51 0.61 0.98 
0.6 0.81 1.05 1.89 0.53 0.75 1.53 0.43 0.64 1.40 
0.8 1.00 1.37 2.72 0.97 0.96 2.26 0.44 0.78 2.09 
1.0 1.30 1.82 3.81 0.75 1.27 3.26 0.54 1.06 3.05 

Ống dẫn thẳng, hệ số cản ξd 
Tỉ số dia/diz 

Tỉ lệ lưu 
lượng 
qma/qmz 1.0 0.8 0.6 1.0 0.8 0.6 1.0 0.8 0.6 

0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.4 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
0.6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
0.8 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 
1.0 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

Hình 6.5 – Ống hợp dòng 

diddiz
Bảng 6-2

qmd = qmz - qma

qma 

δ

dia

qmz

(6-9)
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- Tổn thất áp suất trong ống dẫn hợp dòng qmd: 
               
 

2ρ
2 zdEd wξ=∆Ρ (6-10)

 
Trong đó wz là vận tốc trung bình trong ống dẫn chính. 
Hệ số cản ξa và ξd của ống dẫn khi hợp dòng phụ thuộc vào tỉ lệ dia/diz và tỉ lệ lưu lượng 
qma/qmz (bảng 6-3) 
 

Góc rẽ nhánh δ  
450 600 900 

Dòng hợp qma, hệ số cản ξa 
Tỉ số dia/diz 

Tỉ lệ lưu 
lượng 
qma/qmz 1.0 0.8 0.6 1.0 0.8 0.6 1.0 0.8 0.6 

0.2 -0.41 -0.31 -0.11 -0.40 -0.30 -0.09 -0.38 -0.28 -0.06
0.4 -0.03 0.22 0.94 0.00 0.27 0.99 0.10 0.37 1.11 
0.6 0.22 0.69 2.22 0.31 0.79 2.33 0.52 1.03 2.61 
0.8 0.35 1.09 3.73 0.51 1.27 3.93 0.89 1.69 4.43 
1.0 0.35 1.43 5.47 0.60 1.70 5.80 1.20 2.35 6.57 

Dòng hợp qmd, hệ số cản ξd 
Tỉ số dia/diz 

Tỉ lệ lưu 
lượng 
qma/qmz 1.0 0.8 0.6 1.0 0.8 0.6 1.0 0.8 0.6 

0.2 0.16 0.20 0.19 0.17 0.22 0.23 0.20 0.27 0.32 
0.4 0.17 0.17 0.03 0.22 0.26 0.18 0.35 0.46 0.54 
0.6 0.06 -0.04 -0.44 0.18 0.15 -0.10 0.47 0.60 0.71 
0.8 -0.18 -0.44 -1.22 0.04 -0.11 -0.62 0.56 0.70 0.82 
1.0 -0.53 -1.03 -2.32 -0.19 -0.51 -1.39 0.62 0.76 0.86 

 Bảng 6-3
 
6.2.1.4. Tổn thất áp suất trong các loại van (∆pv) 

Tổn thất áp suất trong các loại van ∆pv (trong các loại van đảo chiều, van áp suất, 
van tiết lưu…) tính theo: 

                2

2
wvv

ρξ=∆Ρ      [N/m2]    (6-11) 

 Trong công nghiệp sản xuất các phần tử khí nén, hệ số cản ξv là đại lượng đặt trưng 
cho các van. Thay vì hệ số ξ, một số hãng chế tạo các phần tử điều khiển bằng khí nén sử 
dụng một đại lượng, gọi là hệ số lưu lượng kv,, là đại lượng được xác định bằng thực 
nghiệm. Hệ số lưu lượng kv là lưu lượng chảy của nước [m3/h] qua van ở nhiệt độ T = 278 
– 303 [K], với áp suất ban đầu là p1 = 6 [bar], tổn thất áp suất ∆po = 0.981 [bar] và có giá 
trị, tính theo 
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∆Ρ

=Κ
ρ

6.31
v

v
q     [m3/h]   (6-12)  

Trong đó: 
 qv [m3/h]  Lưu lượng khí nén 
 ρ  [kg/m3]  Khối lượng riêng không khí  

∆p [bar]  Tổn thất áp suất qua van 
Theo tài liệu, hệ số ξv tính được: 

  
2

2
18,10..2









=

v

v
v k

q
w
gξ     (6-13) 

Vận tốc dòng chảy w: 

  
A
qw v=      (6-14) 

Thay w vào phương trình ta có: 

  2
2

2

6
2

3600
.

10
..18,10..2














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

=
v

v

v

v
kq

Aqg
ξ    (6-15) 

Trong đó: 

  
4
.2 πdA =  [mm2], tiết diện dòng chảy. 

Thay tiết diện dòng chảy A vào phương trình, ta có hệ số cản của van: 

  







=

v
v k

d 2

3,626
1ξ     (6-16) 

Như vậy, nếu van có thông số đặc trưng kv, đường kính ống nối dài, thì ta xác định được hệ 
số cản qua van ξv. 
6.2.1.5. Tổn thất áp suất tính theo chiều dài ống dẫn tương đương 
Bởi vì tổn that áp suất trong ống dẫn thẳng hay là tổn thất áp suất của ống dẫn có tiết diện 

thay đổi hoặc là tổn that áp suất trong các loại van đều phụ thuộc vào hệ số 2

2
wρ , cho nên 

có thể tính tổn that áp suất thành chiều dài ống dẫn tương đương (hình 6.6). 

                 2
'

2

22
v

d
lw ρλρξ =  

 

⇔

l’ 
Hình 6.6 Chiều dài tương đương l’

dd
Từ đó, chiều dài ống dẫn tương đương: 

                dl
λ
ξ

='   (6-17) 

Như vậy tổn thất áp suất của hệ thống ống dẫn là: 

               2
'

2
w

d
ll

ges
ρλ ∑ ∑+=∆Ρ   (6-18) 
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6.2.2. Tổn thất trong hệ thống thủy lực 
 Trong hệ thống thủy lực có các tổn thất sau: 
6.2.2.1. Tổn thất thể tích 
 Tổn thất thể tích là do dầu thủy lực chảy qua các khe hở trong các phần tử của hệ 
thống. Áp suất càng lớn, vận tốc càng nhỏ vàđộ nhớt càng nhỏ thì tổn thất thể tích càng 
lớn. Tổn thất thể tích đáng kể nhất là ở các cơ cấu biến đổi năng lượng. 
6.2.2.2. Tổn thất cơ khí 
 Tổn thất cơ khí là do ma sát giữa các chi tiết có chuyển động tương đối với nhau. 
6.2.2.3. Tổn thất áp suất 
 Tổn thất áp suất là sự giảm áp suất do lực cản trên đường chuyển động của dầu từ 
bơm đến cơ cấu chấp hành. Tổn thất đó phụ thuộc vào những yếu tố khác nhau: 

- Chiều dài ống dẫn 
- Độ nhẵn thành ống 
- Độ lớn tiết diện ống dẫn 
- Tốc độ dòng chảy 
- Sự thay đổi tiết diện 
- Trọng lượng riêng, độ nhớt. 

 Nếu áp suất vào hệ thống là p0 và p1 là áp suất ra, thì tổn thất áp suất được biểu thị 
bằng: 

Trong đó: 
 ρ - khối lượng riêng của dầu   [ 914 kg/m3 ] 
 g - gia tốc trọng trường           [ 9,18 m/s2 ] 
 v - vận tốc trung bình của dầu  [ m/s } 
 ξ - hệ số tổn thất cục bộ. 
 γ - trọng lượng riêng của dầu (850 kG/m3). 
6.2.2.4. Ảnh hưởng các thông số hình học đến tổn thất áp suất 
6.2.2.4.1. Tiết diện dạng tròn (hình 6.7) 

Nếu ta gọi: 
 ∆p – tổn thất áp suất 
 l – chiều dài ống dẫn 
 ρ- khối lượng riêng của chất 
lỏng 
 Q – lưu lượng 
 D – đường kính 
 ν - độ nhớt động học 
 λ - hệ số ma sát của ống 
 λLAM – hệ số ma sát đối với 
chảy tầng 
 λTURB – hệ số ma sát đối với chảy rối. 
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 Tổn thất:   
   

 
Số Reynold: 

 
 
 

6.2.2.4.2. Tiết diện thay đổi lớn đột ngột (hình 6.8) 

 

D1 – đường kính ống dẫn vào 
D2 – đường kính ống dẫn ra 

 
6.2.2.4.3. tiết diện thay đổi lớn từ từ (hình 6.9) 
 
 

 
 
 
6.2.2.4.4. Tiết diện nhỏ đột ngột (hình 6.10) 
 
 

 
 
 
 
6.2.2.4.5. Tiết diện nhỏ từ từ (hình 6.11) 
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6.2.2.4.6. Vào ống dẫn (hình 6.12) 
Tổn thất áp suất được tính theo công thức sau: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Trong đó hệ số thất thoát Uξ được chia thành 2 trường hợp a và b, xem bảng sau: 
 

 Cạnh Hệ số thất thoát Uξ  
 
a 
 

b 

Sắc 
Gãy khúc 

Tròn 
Có trước 

0,5 
0,25 
0,06 
< 3 

  
6.2.2.4.7. Ra ống dẫn (hình 6.13) 
Tổn thất áp suất được tính theo công thức sau: 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
6.2.2.4.8. Ống dẫn gãy khúc (hình 6.14) 
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Hình 6.12 Đầu vào ống dẫn 

Q

D

Hình 6.13 Đầu ra ống dẫn

D
D

Q

Q

Hình 6.14 Ống dẫn gãy khúc 
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Góc [ ]0  Hệ số thất thoát Uξ  
α = 20 
       40 
       60 

0,06 
0,2 

0,47 
β = 20 
       40 
       60 
       80 
       90 

0,04 
0,07 
0,1 

0,11 
0,11 

 
6.2.2.4.9. Tổn thất áp suất ở van 

 
Đối với từng loại van cụ thể, do từng hãng sản xuất, thì sẽ có đường đặc tính tổn 

thất áp suất cho từng loại van. Tổn thất áp suất ở van theo đồ thị hình 6.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 6.15 Tổn thất áp suất van đảo chiều 
a. Vị trí trung gian A,B và T thông nhau 
b. Vị trí trung gian P và T thông nhau 
c. Vị trí trung gian P nối A hoặc B nối T  
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6.2.2.4.10. Tổn thất trong hệ thống thủy lực (hình 6.16) 
 

Công suất bơm

Công suất điện

75% công suất
hữu ích 

5% Bơm

10% Ống dẫn, van 

5% xilanh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% Động cơ điện  
 
 

Hình 6.16 Tổn thất hệ thống thủy lực  
 
6.3. CƠ SỞ TÍNH TOÁN TRUYỀN ĐỘNG HỆ THỐNG 
6.3.1. Công thức tính toán bơm và động cơ dầu 
6.3.1.1. Lưu lượng qv, số vòng quay n và thể tích dầu trong một vòng quayV1  
 Ta có:   qv = n . V1 
 Lưu lượng bơm:   

qv = n . V1 . ηv. 10-3 
 

Động cơ dầu: 
 31 10

. −=
v

v
Vn

q
η 

Trong đó: 
 qv – lưu lượng [ lít / phút ];    n – số vòng quay [vg / phút ] 
 V1 –  thể tích dầu / vòng [cm3 / vòng ]; ηv –  hiệu suất  [ % ] 
6.3.1.3. Công suất và mômen xoắn 

- Công suất do bơm cung cấp được tính bằng tích của lưu lượng thực tế QT (l/ph) và ap suất 
p (kG/cm2). 

kWpQN T ,
612η

=

- Nếu động cơ được cung cấp một lưu lượng Q, l/ph thì vận tốc quay của nó được tính theo 
công thức:  

./, phvg
q
Qn vη=

  Trong đó:  
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- Công suất mà áp suất dầu cung cấp cho động cơ được tính theo công thức: 

kWppQN ,
612

)( 21
0

−
=

- Công suất trên trục của động cơ: 

kW
ppQ

NN ,
612

)(. 21
0 ηη

−
==

- Mômen xoằn trên trục động cơ: 

kWppq
ppq

n
NM tlc

v

,)(59,1
612

)(975975 21
21 ηηη

η
−=

−
==

 
η, ηv, ηc , ηtl  - hệ số có ích của bơm, thể tích, cơ khí, thủy lực. 
p1, p2 – áp suất ở đường vào và đường ra; q lượng dầu tiêu thụ trong một vòng quay 

, l/vg. 
 

6.3.2. Chọn kích thước đường kính ống dẫn 
Trong các hệ truyền dẫn thủy lực có ống ngắn (l/d <100, l và d là độ dài và đường 

kính ống), vận tốc lớn nhất của dòng chảy thường chọn theo các giá trị giới hạn sau: 
- Ở ống hút:     0,5 – 1,5 m/s 
- Ở ống nén: p<25 kG/cm2   3 m/s 

p< 50 kG/cm2   4 m/s 
p<100 kG/cm2   5 m/s 
p>150 kG/cm2      8 – 10 m/s 

- Ở ống xả:      2 m/s 
Trong các hệ thủy lực có ống dài (l/d>100) các giá trị này được giảm khoảng 30 – 

50 %. 
Nói chung nên chọn vận tốc sao cho mất mát áp suất trong ống dẫn không vượt quá 5 – 6% 
áp suất làm việc. 

Để lựa chọn kích thước đường kính ống dẫn, ta xuất phát từ phương trình lưu lượng 
chảy qua ống dẫn. 

qr = A.v 
Như vậy kích thước đường kính ống dẫn là: 
 

][
..3

.2
.10 mm

v
q

d v

π
=

6.3.3. Tổn thất áp suất trong ống dẫn, ống nối  
Tra ở hình 6.17 
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Hình 6.17 Tổn thất áp suất đường ống  
 
 
 
 
 
Mối liên hệ giữa lưu lượng đường ống và tổn thất áp suất của van tiết lưu thể hiện ở 

hình 6.18. 
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6.4. Tính toán một số 
mạch điển hình 
 
Ví dụ: 
Thực hiện lượng chạy dao 
của một máy gia công 
kim loại tổ hợp, trong 
trường hợp tải trọng 
không đổi, ta dùng hệ 
thống dầu ép như sau 
(hình 6.13). 
- Lực chạy dao lớn nhất: 
Pmax = 12000N. 
-Lượng chạy dao nhỏ 
nhất: 
smin = vmin = 20 mm/min 
-Lượng chạy dao lớn 
nhất: 
smax = vmax = 500 mm/min Hình 6.12 Tổn thất áp suất van tiết lưu -Trọng lượng bàn máy:
 G = 4000N. 
-Hệ số ma sát sóng trượt: µ = 0,2. 

Đây là hệ thống dầu ép điều chỉnh bằng van tiết lưu. Lượng dầu chảy qua hệ thống 
được điều chỉnh bằng van tiết lưu đặt ở đường ra, và lượng dầu tối thiểu qua van tiết lưu ta 
chọn là: 0,1 l/min. 
Qmin lựa chọn phụ thuộc vào khả năng dẫ dầu tối thiểu của van tiết lưu được tính toán theo 
công thức hay theo đặc tính kỹ thuật của van. 
Với trị số trên ta xác định được các tiết diện làm việc của pittông: 

2

min

min
2 50

2
100 cm

v
Q

F ===

Ta thường dùng tỉ số tiết diện giữa pitông và cần:  
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Suy ra: F1 = 2F2 = 100cm2 
Từ đó ta có đường kính của xylanh: 

cm
F

D 123,1110022 1 ≈===
ππ

Và đường kính cần đẩy: 
 

cm
FF

d 89,75022 21 ≈==
−

=
ππ

- Lưu lượng ra khỏi hệ thống khi làm việc với vận tốc lớn nhất: 
Qmax = F2.vmax = 50.50 = 2,5.103 cm3/min = 2,5 l/min 
Trên cơ sở Qmax và Qmin ta lựa chọn van tiết lưu. Nên chọn van tiết lưu có Qmax = 4÷6 l/min. 
- Để đảm bảo thực hiện lực chạy dao lớn nhất khi gia công với lượng chạy dao lớn nhất, 
khi tính toán áp suất cần chú ý đến vấn 
đề tổn thất trong các cơ cấu, thiết bị 
dầu ép. 
- Tính toán tổn thất áp suất dựa theo 
các công thức tổn thất áp suất hoặc 
theo đồ thị tổn thất. - - Đối với các 
thiết bị của các nhà sản xuất bao giờ 
cũng đi kèm với các đường đặc tính tổn 
thất về áp suất, lưu lượng. 
- Đối với van đảo chiều 4 cửa 2 vị trí 
(4/2), tổn thất áp suất ở cửa vào cũng 
như ở cửa ra có thể lấy ∆p1 = 0,15 bar. 
- Ta chọn chiều dài ống dẫn ơ đường 
vào có chiều dài l1 = 1m và ở đường ra 
l2 = 1 m với đường kính trong (làm 
việc) của ống φ = 6mm. 
-Lưu lượng cần thiết khi thực hiện 
lượng chạy dao lớn nhất: 
Q1 = F1.vmax = 100.50 = 5.103cm3/min = 
5l/min. 
-Với lưu lượng Q1 = 5l/min, độ dài l1 = 
1m, ta xác định được tổn thất áp suất của ống dẫn ở đường dầu vào từ đồ thị (hình 6.11). 

FG

P0

A1 , P1 A2 , P2 

P3 

P4 ≈ 0P0

∆p2 = ∆p3 = 1,25 bar. 
- Tổn thất áp suất trên các ống nối ở đường vào cũng như đường ra có thể lấy: 
∆p4 = 0,3 bar. 
- Nếu như khôngkể tổn thất áp suất trên đường ra lắp sau van tiết lưu có thể lấy: p4 ≈ 0  và 
van tiết lưu cần đảm bảo áp suất ở đường  ra là 2 bar, do đó: p5 = 2 bar. 
- Với các trị số trên ta tính áp suất trong buồng có tiết diện F2 là: 
p2 = p5 + ∆p1 + ∆p3 + ∆p4 = 2 + 0,15 + 1,25 + 0,3 = 3,7 ≈ 4 bar 
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- Lực ma sát giữa sóng trượt sinh ra do tải bàn máy: 
Pms = µG = 0,2.4000=800N. 
- Hiệu áp giữa hai buồng xilanh cần phải thắng lực chạy dao và lực ma sát, do đó phương 
trình cân bằng tĩnh học của lực tác dụng lên pittông: 
p1F1 – Pmax – Pms – p2F2 = 0 
Suy ra : p1 = 14,8 bar. 
- Nếu tính đến các tổn thất trên các đường vào , thì áp suất cần thiết ở cửa ra của bơm dầu 
là: 
p0 = p1 + ∆p1 + ∆p2 + ∆p4 ≈ 16,5 bar. 
- Nếu tính đến tổn thất do bộ lọc gây nên và đảm bảo áp suất ở đưởng ra ta lấy p0 = 20 bar. 
- Nếu lấy vận tốc lùi dao nhanh là v0 = 5000 mm/min thì lưu lượng cần thiết để chạy dao 
nhanh là:  
Q0 = F2.v0 = 50.500 =25.103 cm3/min = 25l/min. 
-Đây là lưu lượng cần thiết lớn nhất nhất mà bơm dầu phải đảm bảo, do đó nó cũng là lưu 
lượng danh nghĩa của bơm, tức là:  
Q = 25l/min. 
- Van tràn cần phải lựa chọn loại có lưu lượng lớn hơn Q = 25l/min. Do đó chọn loại có Q= 
30-40l/min. 
- Để xác định tổn thất dầu ép, ta cần biết lưu lượng cần thiết khi thực hiện lượng chạy dao 
nhỏ nhất, từc là:  
Qmin = F1.vmin = 100.2 = 200 cm3/min = 0,2 l/min. 
Khi thực hiện lượng chạy dao nhỏ nhất, lượng dầu qua van tràn sẽ là: 
Qt = Q – Qmin = 25 – 0,2 = 24,8 l/min. 
- Toàn bộ năng lượng của lưu lượng này biến thành nhiệt, gây nên tổn thất công suất: 
 

kW
pQ

N T 81,0
612

20.8,24
612

0 ===

- Nếu lấy tổng hiệu suất của bơm dầu là µ = 0,7 thì công suất cần thiết của động cơ điện 
là: 
 

.16,1
7,0.612

25.20
612

. 0 kW
pQ

Nñ ===
η
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BÀI TẬP CHƯƠNG 6 
Bài 1: 

Tính toán hệ thống dầu ép của máy mài. Sơ đồ nguyên lý được mô tả ở hình BT6.1. 
Các thông số của hệ thống được cho biết: 
- Vận tốc dịch chuyển lớn nhất của bàn máy 
mài: vmax  = 2.104mm/min 
- Vận tốc dịch chuyển nhỏ nhất của bàn máy 
mài: vmin  = 100 mm/min 
- Khối lượng bàn máy: G = 300 kG 
- Lực cắt lớn nhất: Pmax = 1000 N 
- Hệ số ma sát: µ = 0.1 
- Chiều dài ống dẫn từ van đảo chiều đến xy 
lanh là l1 = 2 m, từ bơm dầu đến van đảo 
chiều l2 = 1 m, từ van đảo chiều đến van tiết 
lưu l3 = 1 m. 
Bài 2: 

Tính toán hệ thống nâng xe ô tô ở các 
trạm bảo hành, rửa xe. Sơ đồ nguyên lý được 
mô tả ở hình BT6.2. 
Các thông số của hệ thống được cho biết: 
- Khối lượng của xe: G=1000kG 
- Vận tốc nâng nhỏ nhất: vmin = 100 
mm/min 
- Vận tốc nâng lớn nhất: vmax = 1200 
mm/min 

p4 ≈ 0

p0 

p3 

F,p1 

D

Pmax
G

d

F,p2 

Hình BT6.1 
- Hành trình nâng xe:  L=1000mm 
- Đường kính trong của xy lanh: D = 250 mm 
- Tỉ số F1/F2 = 2 
- Bề dày của piston : H = 100 mm, chiều dài 
của cần piston : L = 1200 mm. 
- Bàn nâng xe có khối lượng Gt = 160 kG. 
- Hệ số ma sát: µ = 0.1 
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PHẦN III 
 

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ 
 
 
 

CHƯƠNG 7  
 

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN HỆ 
THỐNG KHÍ NÉN – THỦY LỰC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¾  ¾ Thiết kế mạch điều khiển điện – thủy 
– khí 
� Nguyên tắc thiết kế 
� Phân tích và thiết kế 
 

 
 
 
 
 ¾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biểu diễn chức năng của quá  trình
điều khiển 
� Biểu đồ trạng thái 
� Sơ đồ chức năng 
� Lưu đồ tiến trình 
¾ Thiết kế mạch điều khiển bằng lập 
trình 
� Công cụ thiết kế 
� Viết chương trình điều khiển 
Các phương pháp điều khiển 
� Điều khiển tùy chọn 
� Điều khiển theo hành trình 
� Điều khiển theo thời gian 
� Điều khiển phối hợp 
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Trong kỹ thuật điều khiển, các hoạt động của các cơ cấu trong hệ thống điều khiển 
tự động đều xuất phát từ các phương trình chuyển động được xây dựng trên nguyên lý làm 
việc của hệ thống. Các phương trình này là hàm tích hợp những giá trị của tín hiệu vào và 
tín hiệu ra và được viết dưới dạng các biến số của đại số Bool. 

Quá trình định nghĩa tín hiệu vào ra đầy đủ, tuân thủ nguyên lý hoạt động của hệ 
thống để xây dựng được các hàm tối ưu, tức giảm thiểu được tối đa các phần tử logic trong 
thiết kế là một nhiệm vụ quan trọng trong kỹ thuật điều khiển. 

Tùy theo mức độ đơn giản hay phức tạp của hoạt động hệ thống ta có thể có ít hay 
nhiều phương trình điều khiển.  
Ví dụ:  Cơ cấu một đầu khoan tự động thủy lực mô tả hình 7.1, với yêu cầu kỹ thuật như 
sau: 
Đưa chi tiết cần khoan vào vị trí cần khoan, khi đó ta ấn nút Start PB, đầu khoan tịnh tiến 
đến và khoan chi tiết. Đạt đến chiều sâu cần thiết (S2) đầu khoan tự động quay về. Trong 
quá trình khoan nếu xảy ra sự cố ta ấn nút Stop PB đầu khoan tự động lùi về. 
 

 
 
• Qua phân tích nguyên lý làm việc của cơ cấu khoan ta thiết kế được mạch động lực 

như hình 7.2. 
• Phương trình điều khiển được viết như sau: 
 
 
 

StopPB}S2K]S1)[(StartPB{K ∧∧∨∧=

Hình 7.2 – Mạch thủy lực cơ cấu khoan 

1 2

Thân bàn máy 

Đầu dao khoan Chi tiết khoan

Hình 7.1 – Cơ cấu khoan

StopPBStartPB 

S2 S1 

• Phương trình tải: 
1Y = K  

Trong đó: - hàm K được xem là cuộn dây của relay mạch điện. 
 - 1Y là cuộn dây của van điện từ thủy lực.  

• Dựa vào phương trình điều khiển và phương trình tải, mạch điện điều khiển được thiết 
kế như hình 7.3 và mạch điều khiển bằng thủy lực hình 7.4. 

  
  95 



ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC  Chương 7 – Thiết kế mạch điều khiển 
 

 
 
 

 
 
 

Hình 7.3 – Mạch điện điều khiển 

Hình 7.4 - Mach điều khiển bằng thủy lưc

Mach điều khiển

7.1. LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ BOOLE 
7.1.1. các phép biến đổi hàm một biến 
 
 PHƯƠNG TRÌNH MẠCH ĐIỆN MẠCH LOGIC 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

A
A ≥1 A A ∨ A = A 

A
1 ≥1 1 A ∨ 1 = A 

A
0 ≥1 A 

A

1

A
A ∨ 0 = 0 

        A = A A 1 1 AA

A ∨ A = 1 ≥1 1 A
AA

A ∧ A = 0 A A & 0 A
A

A
A & A AAA ∧ A = A 

A 1
A & 1AA ∧ 1 = A 

0 0
A & AA ∧ 0 = 0  
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7.1.2. Các luật cơ bản của đại số Boole 
7.1.2.1. Luật hoán vị 
 

PHƯƠNG TRÌNH MẠCH ĐIỆN MẠCH LOGIC 
 
 

 
 

   

 
 

  
 
 
 

  B 
A ≥1

A 
B ≥1

A
B
B
A

B 
A &

A 
B &

AAB

BAA

A ∨ B = B ∨ A 

 A ∧ B = B ∧ A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.2.2. Luật kết hợp 
 

 

PHƯƠNG TRÌNH MẠCH ĐIỆN MẠCH LOGIC 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
  

 
 

B 
C 

C 
A 

≥1
B ≥1

C

A
B

B
C

A(A ∨ B) ∨C = A∨ (B ∨ C) 

&
A 
B 
C 

& 

&B 
A 

C & A CB

A CB

 (A ∧ B) ∧C = A∧(B ∧ C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.2.3. Luật phân phối 
 

PHƯƠNG TRÌNH MẠCH ĐIỆN MẠC
 
 
 

 

 

  
 

 

 
 
 

  
 

 
 

 

C 
B 

A 

A 
B 
C 

C 
B 

A 

A 
B 
C 

B
A

C

A

B C

A

A
A B

C

B
C

A

 
 (A∨B)∧(A∨C)  = A∨ (B∧C)

 (A∧B)∨(A∧C)  = A∧(B∨C)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
A

≥1

≥1

H LOGIC 

≥1 
&

≥1 

≥1& 

& 
≥1

& 

&
≥1 
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7.1.2.3. Luật hấp thụ 
 
 

A

PHƯƠNG TRÌNH MẠCH ĐIỆN MẠCH LOGIC 
 
 
 

 
 

  
 

 

 
 
 

  
 
 
  

 
 

A

≥1 
& B

A

& 
≥1 B

A

1 A 

A 1 

A A
B

A

B
A
A

A ∧ (A ∨ B)  = A 

 A∨ (A ∧ B)  = A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.2.4. Luật bù  
 

 

PHƯƠNG TRÌNH MẠCH ĐIỆN MẠCH LOGIC 
 
 
 

 

  
 

 

 
 

  
 
 
  

 
 

A ∧ (A ∨ B)  = A ∧ B 

B 
A & 

A
A

B

B 
A 

≥1 

≥1 
& B

1

&
≥1 B

A

1 

BA

B
A

BA
A

 A∨ (A ∧ B)  = A∨ B 

 A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.2.5. Luật De Morgan 
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 1 A

1 B & 

B
A

≥1 

1 

B

A

1 ≥1 

B
A & 

A ∨  B  = A ∧  B 

 
 A ∧ B  = A ∨  B 
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Ví dụ: Đơn giản phương trình sau:  

)()(
−−−

∧∧∨∧∧= DBADBAy  
Giải: 

Phương trình trên có chung tham số  
−

∧ BA . Theo luật phân phối ta viết lại phương trình 
trên như sau: 

)()(
−−

∨∧∧= DDBAy  
Theo phép biến đổi hàm 1 biến thì:   

1)( =∨
−

DD  
Do đó:    

)(1)(
−−

∧=∧∧= BABAy  
 

Ví dụ:  Đơn giản phương trình sau: 

)()( BABAy ∨∧∨=
−

 
Giải: 

Theo luật phân phối ta viết lại phương trình trên như sau: 

)()()()( BBABBAAAy ∧∨∧∨∧∨∧=
−−

 
Theo phép biến đổi hàm 1 biến thì: 

0=∧
−

AA  và BBB =∧  
Suy ra:    

BABBAy ∨∧∨∧∨=
−

)()(0  

BABBAy ∨∧∨∧=
−

)()(  
 

Ví dụ: Đơn giản phương trình sau: 

)()(
−−

∨∧∨= DBCAy  
Giải: 

Theo luật De Morgan ta có thể viết lại như sau: 

)()(
−−

∨∨∨= DBCAy  
Cũng theo luật De Morgan ta viết lại: 

)()( DBCAy ∧∨∧=  
Theo phép biến đổi hàm 1 biến thì:  

AA =  và DD=  
Do đó:    

)()( DBCAy ∧∨∧=  
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II. PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN 
1. Điều khiển tùy chọn 

Điều khiển tùy thuộc là điều khiển 
thường các tác động được thực hiện bằng 
tay hay bằng chân. Trong điều khiển khí 
nén – thủy lực tùy thuộc tín hiệu đầu vào 
là các van tác động bằng tay, chúng kích 
hoạt các pít tông dịch chuyển về phía trước 
hoặc trở về vị trí ban đầu theo mong muốn. 

Hình 7.5 mô tả mạch dập đơn giản 
điều khiển tùy chọn. Gồm một van 4/3 có 
nhớ 2.6, một phần tử OR và 3 van tác động 
tín hiệu bằng tay. 

Tất cả những điều khiển tùy thuộc 
đòi hỏi vận hành của con người mới trở 
nên  hiệu lực. Điều khiển tùy thuộc thích 
hợp ở bất cứ nơi đâu mà ta không quan tâm 
đến chu trình làm việc tự động của hệ 
thống. Nói một cách khác, đây là một loại điều khiển phù hợp đối với những hệ thống hoạt 
động đơn giản, thí dụ như kẹp chặt, nâng chuyển, định vị…đồng thời nó cũng là cội nguồn 
của hệ thống phức tạp nữa đó là chi tiết cần thiết cho sự khởi động hay ngừng khẩn cấp tác 
động trong các máy tự động. 

Hình 7.5 điều khiển 
tùy thuộc 

 
2. Điều khiển theo hành trình 

Trong một hệ thống điều khiển theo hành 
trình, hoạt động của các phần tử đưa tín hiệu khởi 
động các cơ cấu chuyểu hướng hay vận hành các 
vòng lặp điều khiển khác được thực hiện bởi chính 
các phần tử chấp hành. 

Các tín hiệu hành trình được kích trực tiếp 
từ cần pit tông ở cuối của mỗi hành trình. Tuy 
nhiên để thực hiện những nhiệm vụ hoặc những 
yêu cầu nào đó, ta có bố trí các tín hiệu hành trình 
ở những vị trí bất kỳ trên khoảng chạy của pít 
tông. Hình 7.6 mô tả một mạch làm việc được lặp 
đi lặp lại. Ngay khi nguồn khí cung cấp được mở 
bởi van 0.1, pít tông được khởi động qua lại trong 
xy lanh cho tới khi nguồn khí cung cấp được đóng 
lại. Van tác động con lăn 1.1 và 1.2 được bố trí 
như các hành trình để đưa tín hiệu tới van nhớ trạng thái 4/2  1.3 khi cần pit tông chạm vào 
con lăn.  

Hình 7.6 Điều khiển theo hành trình
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3. Điều khiển theo thời gian 

Điều khiển theo thời gian là trạng thái điều khiển của hệ thống tác động chỉ phụ 
thuộc vào đại lượng thời gian của các phần  tử định thời. Các phần tử định thời có thể là 
khí nén, dầu ép hoặc điện. 

Hình 7.7 Điều khiển theo thời gian 

Hình 7.7 mô tả hệ thống ép 
ủi hơi két nón. Khi nhấn nút ấn S1 
van đảo chiều 1Y đổi vị trí, pittông 
1A đi lên để ép két nón, đồng thời 
dòng điện vào phần tử relay thời 
gian T1. Sau thời gian t thì pittông 
sẽ đi xuống trở về vị trí ban đầu. 
Hình 7.8 là cơ cấu điều khiển dịch 
chuyển pittông khí nén để đẩy các 
sản phẩm theo nguyên lý thời gian. 
Với các phần tử thời 
gian sử dụng nguồn năng 
lượng lưu chất thì chỉ 
hoạt động ở hai vị trí 
cuối của xylanh khí nén. 
Thời gian trì hoãn phụ 
thuộc vào độ hiệu chỉnh 
của van tiết lưu. 
 
4. Điều khiển phối hợp 

Điều khiển phối 
hợp là điều khiển phối 
các điều khiển trên.  

Hình 7.9 là mô tả 
mạch điều khiển của cơ 
cấu ép phối hợp 3 thành phần điều khiển: 
tùy chọn (2.3), hành trình (2.2) và thời gian 
(2.5). Bình thường khi cấp nguồn năng 
lượng thì phần tử 2.5 xác lập thời gian và 
sau thời gian này thì có dòng năng lượng 
tạo ra nhưng nó đi qua cửa xả của 2.3 
không đủ áp để kích van 2.4. Ngược lại 
nếu tác động 2.3 mà 2.5 chưa xác lập thì 
dòng năng lượng được tạo ra cũng không 
kích cho van 2.4 hoạt động. Tín hiệu kích 
van 2.4 dịch chuyển với điều kiện đồng 
thời nút nhấn 2.3 được tác động và sau thời 
gian xác lập của phần tử 2.5. Khi pittông Hình 7.9 – Điều khiển ép phối hợp

Hình 7.8 – Điều khiển theo thời gian bằng lưu chất khí nén
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ép đi ra và chạm vào công tắc hành trình 1.2 thì van 2.4 bị kích ngược lại và pittông lại trở 
về vị trí ban đầu. 
5. Điều khiển theo chương trình cứng 

Các điều khiển máy móc hoàn  toàn tự động được phân theo ý muốn và được chỉ 
định theo các điều khiển chương trình hoặc các điều khiển liên tục. Cả hai hệ thống có 
những ích lợi và những bất lợi. Với điều khiển chương trình, các tác động được thi hành 
theo sự thỏa thuận với một chương trình định nghĩa trước.  Thông thường bộ chương trình 
bao gồm một cái trục được vận hành bằng điện lắp với một số cam (chi tiết cam cơ khí) 

điều khiển một số van 
tương ứng. Chương 
trình được biên dịch 
bởi các cam được lắp 
đặt chính xác và tốc độ 
quay của trục cam. 
Hình khai triển 7.10 
mô tả một điều khiển 
theo chương trình cứng 
điều khiển máy nong 
đầu cắt ống nhựa theo 
kích thước. Tốc độ của 
động cơ vận hành đồng 
bộ thích ứng với 
khoảng thời gian của 
một chu kỳ làm việc 
đầy đủ  hoàn tất trong Hình 7.11 – Điều khiển tuần tự bán tự động 

p

p

p

p

p

Pít tông kẹp

Pít tông cắt

Pít tông dập
Pít tông đẩy 
thép đã cắt

Phôi thép cuộn

Pít tông 
tải phôi

Động cơ điều 
khiển đồng bộ

Trục cam

Bánh cam

Thép cây

Con lăn

Hình 7.10 – Điều khiển theo chương trình cứng 
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một vòng quay. Mỗi xy lanh tác động kép được điều khiển bởi van tác động con lăn 4/2 
với lò xo trả về vị trí ban đầu. 
 
6. Điều khiển tuần tự 
Cơ bản như phương pháp điều khiển phụ thuộc hành trình, điều khiển tuần tự bao gồm các 
phần tử chức năng định thời. Nguyên tắc của điều khiển tuần tự là hoạt động của phần tử 
trước sẽ khởi tạo hoạt động 
phần tử kế tiếp. Nếu một 
hoạt động của một phần tử 
nào đó bị lỗi dù bất kỳ lý do 
gì gây nên các phần tử tiếp 
theo sau không được khởi tạo 
và toàn bộ hệ thống sẽ bị 
dừng. 
Điều khiển tuần tự được thiết 
kế cho các vận hành tự động 
hoặc bán tự động. Bán tự 
động khi tín hiệu khởi động  
phải được tác động bằng tay 
cho mỗi lần chạy.  
Hình 7.11 mô tả mạch điều 
khiển tuần tự bán tự động. 

Hình 7.12 – Mạch điều khiển tuần tự tự động Hình 7.12 mô tả mạch điều 
khiển tuần tự hoàn toàn tự 
động. 
 
7.3. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN 

Mạch điều khiển được xem như là một quả tim của của một hệ thống làm việc khí nén 
và thủy lực. Do đó nhiệm vụ thiết kế hoàn chỉnh một mạch điều khiển đảm bảo được sự 
đúng đắn về nguyên lý hoạt động, đơn giản, tin cậy, ổn định và linh hoạt là hế sức được 
quan tâm. Muốn như vậy, cơ bản ta phải thực hiện trình tự những bước sau: 
• Biễu diễn sơ đồ chức năng của quá trính điều khiển. 
• Viết chương trình điều khiển của các bước làm việc trong quá trình. 
• Xây dựng mạch điều khiển trên cơ sở của phương trình điều khiển. 
7.3.1. Biểu diễn chức năng của quá  trình điều khiển 

Tùy thuộc vào tính năng làm việc của hệ thống mà trong một hệ thống điều khiển 
có thể có một hay nhiều mạch điều khiển thực hiện các nhiệm vụ riêng biệt. Mặt khác, 
hầu hết trong các hệ thống, công nghệ tự động hiện đại có sự kết hợp rất nhiều các cơ cấu 
chấp hành khác nhau rất đa dạng: Cơ khí, khí nén, thủy lực, Điện… do đó trong quá trình 
điều khiển, tất yếu là nhiều hệ thống điều khiển được kết hợp với nhau, ví dụ: điều khiển 
khí nén kết hợp với điện, thủy lực, điều khiển theo chương trình PLC, máy tính…Để đơn 
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giản quá trình điều khiển cũng như tối ưu và đơn giãn thiết kế ta phải thực hiện nhiệm vụ 
biểu diễn chức năng của quá trình điều khiển đầy đủ và hoàn chỉnh nhất. 
7.3.1.1. Biểu đồ trạng thái 
7.3.1.1.1. Kí hiệu 
Các kí hiệu biểu diễn biểu đồ trạng thái của quá trình điều khiển được mô tả hình 7.13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A 
 
 T
 
 
 
 
 T
 
 
 

Đèn báo hiệu 

Nút ấn 

Nút tự động 

Công tắc chuyển mạch

Nút ngắt 

Nút đóng và ngắt 

Nút đóng 

Công tắc ngắt lúc nguy hiểm p

t

T Nút ấn tác động đồng thời Liên kết OR có 1 nhánh phủ 

Hình 7.13 – Kí hiệu biểu diễn biểu đồ trạng thái 

s

Phần tử áp suất 

Phần tử thời gian 

Tín hiệu rẽ nhánh 

Liên kết OR 

Liên kết AND 

Tín hiệu tác động bằng cơ

7.3.1.1.2. Thiết kế biểu đồ trạng thái 
Biểu đồ trạng thái biểu diễn các trạng thái hoạt động của các phần tử trong hệ 

thống, mối liên hệ giữa các phần tử và trình tự chuyển mạch của các phần tử. Do đó nó 
được xem như là cơ sở thể hiện nguyên lý hoạt động của một hệ thống. 

Trục tung của biểu đồ trạng thái là biểu diễn trạng thái ( hành trình chuyển động, 
áp suất, góc quay,…). Trục hoành biểu diễn các bước thực hiện hoặc là thời gian hành trình. 
Hành trình làm việc được chia thành nhiều bước. Sự thay đổi trạng thái các bước được biểu 
diễn bằng các đường nét đậm. Sự liên kết các tín hiệu được thể hiện bằng các nét nhỏ và 
chiều tác động được biểu diễn bằng mũi tên. 

Ví dụ: thiết kế biểu đồ trạng thái của quy trình điều khiển sau: 
Xy lanh tác dụng kép 1A dẫn hướng các phôi cục tròn đến một khâu làm việc kế 

tiếp. Ở hai phía đầu và cuối hành trình có gắn 2 cữ hành trình 1S2 và 1S3. Pittông dịch 
chuyển đẩy phôi(hành trình đi) khi đồng thời 1S2 và nút nhấn 1S1 được tác động. Thời 
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gian của hành trình đi là t1 = 0.6 s, thời gian hành trình về là t2 = 0.4 s, thời gian pittông lưu 
trú tại vị trí 1S3 là t3 =1 s.    
 

 
 

 
 
7.3.1.2. Sơ đồ chức năng 
7.3.1.2.1. Kí hiệu  
Sơ đồ chức năng bao gồm các lệnh và các bước thực hiện. Các bước thực hiện được kí hiệu 
theo số thứ tự và các lệnh gồm tên loại, loại lệnh và vị trí ngắt của lệnh (hình 7.5). 
 

n

n+1

A 
B 

Bước thực hiện 

Tên bước thực 
n-1

Tín hiệu vào thứ 

Tên lệnh

Loại lệnh Vị trí ngắt lệnh

Tín hiệu vào thứ hai

Hình 7.14 - Kí hiệu các bước và lệnh thực hiện 
 
7.3.1.2.2. Thiết kế sơ đồ chức năng 
Hình 7.15 mô tả nguyên lý làm việc của máy khoan như sau: 
Hình 7.16 Sơ đồ mạch điều khiển khí nén. 
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7.3.1.3. Lưu đồ tiến trình 
7.3.1.3.1. Kí hiệu 

Lưu đồ tiến trình là giải thuật (thuật toán) của một quá trình điều khiển. Thể hiện 
các trình tự hoạt động, những tín hiệu tác động ảnh hưởng đến hệ thống điều khiển.  
Các kí hiệu và thứ tự vi trí được mô tả ở hình 7.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Sơ đồ nguyên lý 

S3 
S4 

Đồ gá kẹp 

2.0 

1.0 S1 
S2 

Hình 7.16 - Sơ đồ mạch khí nén 

Bắt đầu & kết thúc quá trình 

Lệnh thao tác 

Rẽ nhánh 

Chương trình con 

Lệnh thao tác bằng tay

Hình 7.15 – Nguyên lý làm 
việc 

0 
1 

1 
0 

1 2 3 4 

b. Biểu đồ trạng thái 

Piston 2.0 

Piston 1.0 

5
Bước thực hiện 

Chiều tác dụng

Hợp nhánh

Rẽ nhánh

Vị trí chuyển tiếp

Ghi chúNhập, xuất dữ liệu

Hình 7.17 - Kí hiệu biểu diễn lưu đồ tiến trình  
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7.3.1.3.2. Thiết kế lưu đồ tiến trình 
Nguyên tắc hoạt động của mạch điều khiển ở hình 7.10 được thực hiện như sau: 

1S3

Hình 7.18 - Nguyên lí hoạt động của mạch điều khiển 

- Bước thực hiện thứ nhất: 
Khi pittông ở vị trí ban đầu (1S2 =1, 1S3=0) nút nhấn khởi động 1S1 tác động pittông đi ra 
(1A+). 
- Bước thực hiện thứ hai: 
Khi pittông đi đến cuối hành trình chạm công tắc 1S2, pittông sẽ lùi về (1A-). 
- Bước thực hiện thứ ba: 
Tại vị trí ban đầu pittông chạm công tắc 1S2, quá trình điều khiển kết thúc. 

Quá trình điều khiển được viết như sau: 
- Bước thực hiện thứ nhất: 

1S1∧1S2∧1S3= 1A+  → 1S3 
- Bước thực hiện thứ hai: 

1S3=1A-  → 1S2 
- Bước thực hiện thứ ba: 

1S2 = kết thúc quá trình 
 

Khởi động

1S1 =1 

1S2 =1 

1S3 =1 

1

có 

có 

không

không 

1A-

có

Kết thúc

không 

1

1S1 =1

1S3 =1

1A+

có

có 

không

không

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.19 - Lưu đồ tiến trình điều khiển  
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7.3.2. Viết phương trình điều khiển của hoạt động hệ thống 
- Dựa vào biểu đồ trạng thái hoạt động theo thời gian của quá trình làm việc hệ thống, dựa 
vào lý thuyết đại số Boole và các phần tử có chức năng nhớ trạng thái ta có thể viết ra 
được các phương trình các bước điều khiển của quá trình. 
- Ta có thể tối ưu các phương trình điều khiển đó tới mức chứa ít tham số biến vào ra càng 
ít để đơn giản mạch điều điều khiển và giảm tốn kém về sử dụng các phần tử không cần 
thiết. 
Ví dụ: 

Hình 7.20 – Hệ thống ép bã đậu 

S0S0S0 S1 S1 S2 

v3 

v1 S1 v2 S2 S0

Quy trình điều khiển piston để nén 
chặt các bã đậu thành các khối bánh 
được mô tả ở hình 7.20. Tại các vị trí 
S0, S1 và S2  có các công tắc hành 
trình tương ứng x0, x1 và x2. Nút nhấn 
thức hiện hành trình ép là Sp. Đầu 
tiên piston chạy với tốc độ v1 trong 
đoạn hành trình không ép S0S1, và sẽ 
chạy chậm với v2 trong hành trình ép 
S1S2. Gặp S2 piston sẽ giật lùi về với 
vận tốc lớn nhất v3 và kết thúc chu 
kỳ ép tại S0. (chú ý: v3> v1 > v2). 
Với nguyên lý hoạt động của quy 
trình ép ta xây dựng được sơ đồ mạch 
động lực như sau: 
 
Bước 0-1 
Tại vị trí khởi đầu của bước 0 – 1, 
khi đồng thời S0 bị tác động và nút 
Sp được nhấn thì thực hiện bước 0 
–1, tức là A+ thực hiện. Và nó vẫn 
thực hiện sau khi ta thả nút nhấn 
điều này phải nhớ trạng thái của 
A+. 
Phương trình viết như sau: 

100 ])[( SKSSK p ∧∨∧=  

Bước 1-2 
- Tại vị trí 1, tín hiệu S1 tác động kết thúc 
bước 0-1 và thực hiện bước 1-2, cũng là 
A+ nhưng vận tốc v1. Khi thực hiện 1-2 
thì S1 sẽ thôi tác động, vẫn thực hiện A+ 
tức là phải nhớ trạng thái này. 

0

1
0 1 2 3 = kết thúc

Bước thực hiện

Piston 1A

S0

S2

S0 

S1

Sp

- Phương trình viết như sau: 

  
  
Xy lanh A+ A+ A- KT 
Công tắc hành trình S0 S1 S2 S0 
Nam châm điện 1Y1 2Y1 1Y2 2Y2
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22111 ])[( KSKSK ∧∧∨=  
Bước 2-3 
- Khi piston gặp S2 thì kết thúc bước 1-2 và thực hiện bước giật lùi 2-3 (A-) và kết thúc tại 
S0. Khi thực hiện bước 2-3 thì S2  thôi tác động nhưng A- vẫn hoạt động, tức phải có nhớ 
trạng thái của nó. 
- Phương trình được viết như sau: 

0222 )( SKSK ∧∨=  
7.3.3. Vẽ sơ đồ mạch điều khiển 
- Mạch điều khiển là tổ hợp các tầng. Tầng là tổ hợp của các phần tử logic điện theo các 
phương trình điều khiển đã viết được ở trên. 
- Mỗi phương trình điều khiển có thể xem như là một tầng. Trong đó Kn là hàm của các 
tầng và được gán cho các đầu ra công suất của các van điều khiển. 

Tầng 2 Tầng 3Tầng 1

7.3.4. Ví dụ 
Một thanh hàn nhiệt điện được ép vào 
một trống tròn xoay được làm mát bằng 
xy lanh khí nén tác động kép (1A) và hàn 
tấm plastic thành các ống, hình 7.21. 
Hành trình duỗi ra được kích bằng một nút 
nhấn 1S1. Hành trình duỗi với áp suất là 4 
bar và khi 1S4 được tác động thì bắt đầu 
ép cho tới áp suất ép tăng đến 8 bar thì 
piston giật về. Gặp 1S3 thì piston dừng 
lại, sau 2 giây thì chu kỳ ép mới lại bắt 
đều. Trong mạch sử dụng van 5/2/2 coil. 
Xây dựng mạch điều khiển của cơ cấu 
hàn nhiệt điện. 
Giải: 
• Biểu đồ trạng thái được mô tả hình 7.22. 
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� Viết phương trình điều khiển 
Vì hoạt động của hệ thống được th
được duy trì trong suốt quá trình. 

)11( 00 KSK ∨=  
Bước 1-2 

PKSSK ∧∨∧= ])3111[ 11  
4112 SKK ∧=  

1Y1 = K1  
2Y1 = K2 
Bước 2-3 

31)33 SKpK ∧∨=  
1Y2 = K3 

Bước 3-1  Thực hiện chu kỳ mới
04 31 KtSK ∧∧=  

)( 141 KKK ∨=  
Ta có thể sử dụng luật kết hợp để t
� Xây dựng mạch điện điều khiển
Căn cứ vào số phương trình ở trên t
 
 
 
 
 

 
 

Xy lanh A+ A+ A- 0 A+ 
Công tắc hành trình 1S3 1S4 p 1S3 t 
Nam châm điện 1Y1, 1Y1 1Y2 0 1Y1, 
 

2Y1 2Y1 

ực hiện liên tục, do vậy trạng thái nhấn của 1S1 tại (1) 

 kế tiếp sau khoảng thời gian trì hoãn t. 

ôi ưu các tầng ở bước 1-2 và 3-1. 
 
a có số tầng tương ứng. Mạch được thể hiện dưới đây: 
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7.4. ĐIỀU KHIỂN BẰNG LẬP TRÌNH 
- Trên đây, chúng ta đã sử dụng lý thuyết đại số Boole, các phần tử nhớ để tổ hợp thành 
các phương trình điều khiển và sử dụng các luật logic để tối ưu chúng. Bước kế tiếp mới 
tiến hành xây dựng mạch điều khiển trên tổ hợp đã tối ưu được. 
- Với phương thức này sẽ gặp nhiều khó khăn đối với những hệ thống có quá trình hoạt 
động phức tạp, hệ thống đòi hỏi phải thay đổi các thông số làm việc thường xuyên, khó 
khăn khi bảo trì, sửa chữa hoặc cải tiến, nâng cấp để phù hợp với nhu cầu. Mặc khác 
phương thức này tốn kém chi phí, không gian và tính an toàn, ổn định làm việc rất thấp 
ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất. 
- Để giải quyết những hạn chế của phương thức này người ta đã sử dụng các bộ điều khiển 
có khả năng lập trình thay thế hoàn toàn cho các mạch điều khiển trên tạo ra một sự linh 
hoạt mềm dẻo từ ý tưởng đến hoàn thiện mạch. 
- Sử dụng bộ điều khiển lập trình, chúng ta không cần quan tâm đến bản chất của sự nối 
mạch do điều này được giải quyết bằng chương trình. 
- Chương trình có thể viết dưới dạng ngôn ngữ STL, LADDER, FBD. Trong phần này tác 
giả sử dụng ngôn ngữ đơn giản  LADDER để mô tả và lập trình các hoạt động của hệ 
thống. 
7.4.1. Một số lệnh cơ bản viết chương trình 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STT Lệnh Kí hiệu Toán hạng Loại dữ liệu 
1 Tiếp điểm thường 

hở – thường đóng 
I, Q, M, SM, T, C, V, 
S, L 

Bool 

2 Tiếp điểm cạnh 
dương – cạnh âm 

I, Q, M, SM, T, C, V, 
S, L 

Bool 
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STT Lệnh Kí hiệu Toán hạng Loại dữ liệu
3 Nhớ bit – xóa bit 

 

I, Q, M, SM, T, C, V, S, 
L 

Bool 

4 Gán ngõ ra 

 

I, Q, M, SM, T, C, V, S, 
L 

Bool 

5 Phủ định bit 
 

I, Q, M, SM, T, C, V, S, 
L 

Bool 

6 Mở trễ theo thời 
gian 

 

Txxx: Constant 
IN: I, Q, M, SM, T, C, 
V, S, L 

Word 
Bool 

7 Tắt trễ theo thời 
gian 

 

Txxx: Constant 
IN: I, Q, M, SM, T, C, 
V, S, L 

Word 
Bool 

8 So sánh = =, < >, 
=>, <=, >, < 2 số 
nguyên  

 

IW, QW, MW, SW, 
SMW, T, C, VW, LW, 
AIW, AC, Constant, 
*VD, *LD,*AC 

int 

9 Cộng và trừ 2 số 
nguyên 

 

IW, QW, MW, SW, 
SMW, T, C, VW, LW, 
AIW, AC, Constant, 
*VD, *LD,*AC 

Int 

10 Nhân và chia 2 số 
nguyên 

 

IW, QW, MW, SW, 
SMW, T, C, VW, LW, 
AIW, AC, Constant, 
*VD, *LD,*AC 

Int 

11 Đếm lên 

 

PV:VW, IW, QW, MW, 
SMW, LW, AIW, AC, 
T, C, Constant, *VD, 
*AC, *LD, SW 
CU,R: power flow

Int 
 
 
 
Bool 
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7.
V
• 

• 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STT Lệnh Kí hiệu Toán hạng Loại dữ liệu 
12 Đếm xuống PV:VW, IW, QW, int 
MW, SMW, LW, 
AIW, AC, T, C, 
Constant, *VD, *AC, 
*LD, SW 
CD,LD: power flow  

 
 
 
 
Bool 

4.2. Viết chương trình cho mạch điều khiển 
í dụ: Máy dập đầu phôi thép tự động trong dây chuyền sản xuất trụ điện bê tông tiền áp.  

Tác động tín hiệu khởi động ( nút nhấn PB start) pít tông kẹp chặt dịch chuyển từ vị trí 
A đến B thực hiện kẹp chặt phôi, lúc này LS2 được tác động và pít tông dập dịch 
chuyển từ vị trí C đến D để dập định hình phôi ( theo hình dạng khuôn) lúc này LS4 tác 
động làm cho pít tông dập lùi về C và LS3 tác động. LS3 tác động làm cho pít tông kẹp 
dịch chuyển từ B về A và LS1 tác động dừng quá trình dập (Hình 5). 
Chú ý: PLC chỉ nhận tín hiệu từ PB Start khi đồng thời LS1 và LS3 bị tác động. 

PB start (D) 

(C) 

LS1
(A)

LS2
(B)

LS4 

LS3 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 7 
 
Bài 1: 
Thiết kế mạch ép gia nhiệt tự động với yêu cầu kỹ thuật như sau: 

Khi nút nhấn S1 được tác động thì pittông ép đi xuống và chạm vào công tắc hành 
trình S2 thì bắt đầu gia nhiệt với thời gian t. Sau đó trở về vị trí ban đầu và chạm vào công 
tắc hành trình S3 thì quá trình tiếp tục lại từ đầu. Trong quá trình thực hiện nếu nhấn nút 
S4 thì píttông sẽ quay về vị trí ban đầu. 
 
Bài 2: 
Thiết kế mạch thủy lực điều khiển máy dập khuôn kim loại (hình 
BT7.1), với yêu cầu kỹ thuật sau: Lúc đầu, đầu dập ở vị trí chờ (S1), 
khi đưa chi tiết cần dập vào ta ấn nút S3, đầu dập tịnh tiến đi xuống và 
dập chi tiết, khi S2 bị tác động thì đầu dập quay về. Trong quá trình gia 
công nếu xảy ra sự cố, ấn nút S4 đầu dập sẽ ở lại vị trí đó. 
 
Bài 3: Thiết bị lắp ráp có độ dôi 
Thiết kế mạch điều khiển thủy lực của cơ cấu dùng để lắp ráp có độ 
dôi, với yêu cầu kỹ thuật như sau: 

Đưa chi tiết cần lắp vào vị trí lắp, ấn nút S1 cơ cấu tịnh tiến xuống lắp và ép chặt 
chi tiết đến khi đủ áp suất 20 bar, đèn H sáng, thì cơ cấu tự quay về. Nếu trong quá trình 
gia công xảy ra sự cố thì ấn nút S2 cơ cấu quay về vị trí ban đầu. 

S1

S2

Hình BT7.1

 
Bài 4:  Cơ cấu cấp phôi theo  kiện 
Thiết kế mạch điều khiển thủy lực cấp phôi theo khối kiện nhiều sản phẩm, với yêu cầu 
kỹ thuật sau: 

Nhấn nút 1S cơ cấu đẩy phôi hoạt động từ vị trí giới hạn S1 đến giới hạn S2 để đẩy 
sản phẩm. Khi công tắc S2 tác động thì pittông đẩy trở về vị trí ban đầu và thực hiện tiếp 
lần đẩy mới. Đẩy đúng 12 phôi thì ngừng ở vị trí ban đầu. Trong quá trình đẩy phôi có vấn 
đề thì nhấn nút 2S và trở về vị trí ban đầu. 
 
Bài 5:. 
Hệ thống vận chuyển các sản phẩm bằng các băng tải con lăn được mô tả như hình BT7.2. 
Hai băng tải chuyển động vuông góc với nhau theo trục X và Y. Nguyên lý làm việc được 
mô tả như biểu đồ trạng thái. Hãy thiết kế mạch động lực thủy lực và mạch điều khiển. 
Trong đó: 1S1, 1S2, 2S1, 2S2 là các công tắc giới hành trình; S1 là nút nhấn khởi động hệ 
thống. 
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BT7.2b

2A
1

0

1

0
1A

Biểu đồ trạng thái 

1S2 

1S1 

2S2 

1S2

S1

BT7.2a BT7.2c

 
 
Bài 6:  
Cơ cấu ép thủy lực mô tả như hình BT7.3 và biểu đồ trạng thái BT7.4. Trong quá trình 
chạy nếu tác động S2 thì dừng cơ cấu. Nếu S1 được tác động thì cơ cấu lại hoạt động tiếp 
tục. 

Hãy thiết kế mạch động lực thủy lực, viết phương trình điều khiển và thiết kế mạch 
điện điều khiển. 
Trong đó: 1S1, 1S2 là các công tắc giới hành trình; p là công tắc áp suất; T là công tắc thời 
gian. 

1S1 

BT7.4 - Biểu đồ trạng thái 

S1

1A

1S2 1S1 
0

1 Kết thúc

p = 40 bar t = 4 s

BT7.3 – Cơ cấu thủy lực 

 
Bài 7: 
 Hệ thống ép thủy lực được dùng để lắp ráp các chi tiết thành sản phẩm được mô tả như 
hình BT7.5. Khi nhấn nút khởi động S1 thì pittông ép thực hiện lắp ráp chi tiết cho đến áp 
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suất đạt đến 3Mpa thì pittông trở về vị trí ban đầu gặp 1S1 thì dừng. Trong quá trình  ép 
hoặc trở về nếu nút Stop (S2) được nhấn thì pit tông dừng lại. Nếu S1 lại được nhấn thì pit 
tông sẽ tiếp tục hành trình còn lại. Hãy thiết kế mạch động lực, viết phương trình điều 
khiển và vẽ sơ đồ mạch điện. 
 

S1

1A Kết thúc 

1S1
0

1

1S1

p = 3 Mpa

b) Biểu đồ trạng thái a) Cơ cấu ép thủy lực

BT7.5
 
 

]]]]]] 	 ^^^^^^ 
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